TUẦN 14

Ngày soạn: 20/11/2014

Ngày giảng :Thứ  hai ngày 24 tháng 11 năm 2014
TẬP ĐỌC


CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

   1.KT & KN:

-Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.

- Hiểu ND: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu nhau.( trả lời được các CH 1,2,3,5 ).
-HS khá, giỏi trả lời được câu hỏi 4.
- KNS: Xác định giá trị; tự nhận thức về bản thân; hợp tác; giải quyết vấn đề.

  3.TĐ: *TĐ + GDBVMT: - GD tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình.
       - GD học sinh  anh chị em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Tranh minh hoạ SGK.

- HS: Xem bài trước.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số, HS hát.

2.Kiểm tra bài cũ :

- Cho 3 HS đọc bài “Quà của Bố” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới : (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 
Cho HS xem tranh chủ điểm Anh em, tranh minh họa Câu chuyện bó đũa, nêu: Trong tuần 14, 15, các em sẽ học những bài gắn với chủ điểm nói về tình cảm anh em. Truyện ngụ ngôn mở đầu chủ điểm sẽ cho các em một lời khuyên rất bổ ích về quan hệ anh em. Các em hãy đọc truyện để biết lời khuyên đó như thế nào.
HĐ 2. HDHS luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1.

- HDHS đọc từ khó:

+ HD đọc từ khó: HS phát hiện từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng: rể, đùm bọc, đoàn kết,…

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS chia đoạn.
- HDHS đọc từng đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HD đọc câu khó, câu dài.

+Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.
+ HD giải nghĩa từ, ghi bảng: chia lẻ, họp lại, đùm bọc,…

+Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.

-Nhận xét tuyên dương.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài.
- 1HS đọc toàn bài.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.
- HS đọc từ khó cá nhân.
- Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia 3 đoạn.
- HS đọc câu khó cá nhân + đồng thanh.
- Đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

-Đọc chú thích.

- Đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Cả lớpđọc đồng thanh.
- 1 HS đọc toàn bài.


  Tiết 2 (40p)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 3. HDHS tìm hiểu bài.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. HD Luyện đọc lại

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HDHS đọc từng đoạn bài.

- Yêu cầu HS luyện đọc từng đoạn bài.

- Cho HS thi đọc.

-Nhận xét tuyên dương.

4.Củng cố, dặn dò: (3p)
-Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Đọc thầm đoạn, bài, kết hợp trả lời câu hỏi.
- HS nêu.
- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe và thực hiện.
- HS  luyện đọc cá nhân,  theo nhóm.

-Thi đọc đoạn, toàn bài
- Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh em trong nhà phải đoàn kết, thương yêu nhau.
- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 21/11/2014

Ngày giảng :Thứ  ba ngày 25 tháng 11 năm 2014

TOÁN


65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 – 29

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

        1.KT:

     - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29.

2.KN:

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng trên.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 3), Bài 2 (cột 1), Bài 3.

- KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian; lắng nghe tích cực.

3.TĐ:

        - GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và yêu thích môn học 
II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng nhóm, viết sẵn bài tập 2 cột 1.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ. (5p)
- Gọi 2 HS thực hiện các yêu cầu sau:

HS1: Thực hiện 2 phép tính 55 - 8; 66 - 7. Và nêu cách đặt tính, thực hiện phép tính 66 - 7.

HS2: Thực hiện 2 phép tính: 47- 8; 88 - 9. Và nêu cách đặt tính, cách thực hiện phép tính 47 - 8.

-Nhân xét, đánh giá.

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách thực hiện phép tính trừ có nhớ dạng: 

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29.

HĐ 2. Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 65 - 38.

- Nêu bài toán: Có 65 que tính, bớt đi 38 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

- Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính trừ 65 - 38. HS dưới lớp làm vào bảng con.

- Yêu cầu HS nêu rõ cách đặt tính và thực hện phép tính.

- Yêu cầu HS khác nhắc lại sau đó cho HS cả lớp làm phần a, bài tập 1.

- Gọi HS dưới nhận xét các bài trên bảng của bạn.

- Có thể yêu cầu HS nêu rõ cách đặt tính của 1 đến 2 phép tính trong các phép tính trên.

HĐ 3. Giới thiệu các phép trừ: 

               46 - 17; 57 - 28; 78 - 29.

- Viết lên bảng: 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 và yêu cầu HS đọc các phép trừ trên.

- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện. HS dưới lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét sau đó gọi 3 HS lên bảng lần lượt nêu cách thực hiện của mình đã làm.

- Yêu cầu HS cả lớp làm tiếp bài tập 1.

- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng.

- Nhân xét và đánh giá HS.

HĐ 4. Luyện tập - thực hành.

Bài 2.(bỏ cột 2) Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Viết lên bảng và gọi 2 HS lên bảng điền
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- Yêu cầu HS nhận xét bài của các bạn trên bảng.

- Nhận xét HS.

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán thuộc dạng toán gì? Vì sao con biết ?

- Muốn tính tuổi mẹ ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS tự giải bài toán vào vở.

- 1 HS lên bảng giải

- Gọi HS nhận xét bài bạn.

- Chấm một số bài

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò (3p)
- Dặn dò HS về nhà thực hành lại các bài tập.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng thực hiện.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe và phân tích đề.

- Thực hiện phép tính trừ 65 - 38.

    -

65

38

27

+ Viết 65 rồi viết 38 dưới 65 sao cho 8 thẳng cột với 5, 3 thẳng cột với 6. Viết dấu (-) và kẻ vạch ngang.

+ 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.

- Nhắc lại và làm bài. 5 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện một con tính.

- Nhân xét bài của bạn trên bảng, về cách đặt tính, cách thực hiện phép tính.

- Đọc phép tính.

- Làm bài.

- Trả lời

- Cả lớp làm bài: 3 HS lên bảng thực hiện: 96 - 48;  98 - 19; 76 - 28.

- Gọi 1 HS nhận xét bài của bạn.

- Điền số thích hợp vào ô trống?
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- Nhận xét bài của các bạn trên bảng.

-Đọc đề bài.

-Dạng ít hơn. Vì mẹ kém bà.

-Lấy 65 - 27

-Làm bài vào vở.

Giải

Số tuổi năm nay của mẹ là

65 - 27 = 38(tuổi)

                          Đáp số: 38 tuổi

- Lắng nghe và thực hiện.



CHÍNH TẢ (Nghe -  viết)


CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

       1.KT & KN:

· Nghe - viết chính xác bài CT. trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nói nhân vật.
· Làm được BT(2) a / b / c .

· KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; hợp tác.

      3.TĐ:

 - Học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn đoạn viết, nội dung  bài tập 2.

- 3 tờ giấy khổ to viết nội dung bài 3.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra bài cũ: (5p) 

- Đọc các từ cho HS viết: cà cuống       niềng niễng, quẫy, toé .                
- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS nghe - viết.

* Đọc đoạn viết.

- Tìm lời của người cha trong bài chính tả.

- Lời người cha được ghi sau dấu câu gì.

* HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết các từ khó, dễ lẫn: lẫn nhau, sức mạnh, bẻ gãy, dễ dàng.

- Nhận xét, sửa sai.

* HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý HS cách trình bày, viết hoa, tư thế ngồi viết,…

- Yêu cầu  viết bài. Đọc từng câu ngắn.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm bài.

- Nhận xét, đánh giá.

 HĐ 3. HD làm bài tập:

* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Củng cố cách viết l/ n.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát tập thể.

- 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.         

-  Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Đúng như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, họp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

- Lời người cha được ghi sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

- Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe- 1 học sinh đọc lại.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe viết bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Điền vào chỗ trống.

 a. l hay n?

lên bảng,  nên người, ấm no,    lo lắng.

b. i hay iê?

 Mải miết, hiểu biết, chim sẻ, điểm mười.

- Đọc cả nhóm - đồng thanh…

- Lắng nghe nhận xét, điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: TOÁN


55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:
   1.KT: 

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9.

   2.KN:

- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 3), Bài 2 (a, b).

- KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; lắng nghe tích cực.

    3.TĐ:

 - GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và t/h Toán.
II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình vẽ bài tập 3, vẽ sẵn lên bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: (5p)

- Gọi 2 HS thực hiện các yêu cầu sau:

HS1. Đặt tính và tính: 15 - 8; 16 - 7; 

HS2. Tính nhẩm: 16 - 8; 15- 7-3; 

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: Trong bài học hôm nay chúng ta cùng học cách thực hiện các phép trừ có nhớ dạng: 55-8; 56-7; 37-8; 68 - 9.

HĐ 2. HD thực hiện phép trừ 55 - 8.

- Nêu bài toán: Có 55 que tính bớt đi 8 que tính, hỏi còn bao nhiêu que tính?

- Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm thế nào?

- Mời 1 HS thực hiện tính trừ, yêu cầu HS dưới lớp làm bài vào vở nháp

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính của mình.

- Bắt đầu tính từ đâu? Hãy nhẩm to kết quả của từng phép tính.

- Vậy 55 trừ 8 bằng bao nhiêu?

HĐ 3. Giới thiệu phép tính: 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9.

- Tiến hành tương tự như trên để rút ra cách thực hiện các phép trừ 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9. Yêu cầu hạn chế sử dụng que tính.

HĐ 4. Luyện tập - thực hành (15p)

Bài 1: 

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở

- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện 3 con tính: 45 - 9; 96 - 9; 87 - 9.

- Nhận xét và cho điểm HS

Bài 2. Ý c khuyến khích HS khá giỏi.

- Yêu cầu HS tự làm bài tập.

- Tại sao ở ý a lại lấy 27 - 9?

- Yêu cầu HS khác nhắc lại cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng và cho điểm HS.

4. Củng cố, dặn dò (3p)

- Khi đặt tính theo cột dọc ta phải chú ý điều gì?

- Thực hiện tính theo cột dọc ta phải thực hiện từ đâu?

- Hãy nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính 68 - 9.

- Về nàh có thể làm thêm bài tập 3. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học. 
	- 2 HS thực hiện.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe và phân tích đề toán.

- Thực hiện phép tính trừ 55 - 8.

- Viết 55 rồi viết 8 xuống dưới sao cho 8 thẳng cột với 5 (đơn vị). Viết dấu (-) và kẻ vạch ngang.

- Bắt đầu tính từ hàng đơn vị (từ phải sang trái) 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4 viết 4.

- 55 trừ 8 bằng 47

- 6 không trừ được 7, lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. Vậy 56 trừ 7 bằng 49.

7 không trừ được 8, lấy 17 trừ 8 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Vậy 37 trừ 8 bằng 29

8 không trừ được 9, lấy 18 trừ 9 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5.

Vậy 68 trừ 9 bằng 59.

- Làm bài vào vở.

- Thực hiện trên bảng lớp.

- Nhận xét bài bạn cả về cách đặt tính, kết quả phép tính.

- Tự làm bài vào vở.

x+ 9 = 27

     x = 27 - 9

     x = 18

7 + x = 35

      x = 35 -7

      x = 28

x + 8 = 46

      x = 46-8

      x = 38

- Vì x là số hạng chưa biết, 9 là số hạng đã biết, 27 là tổng trong phép cộng:      x + 9 = 27. Muốn tính số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Chú ý sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục.

- Từ hàng đơn vị.

- Trả lời.

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 21/11/2014

Ngày giảng :Thứ  tư ngày 26 tháng 11 năm 2014
TẬP ĐỌC


NHẮN TIN

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

  1.KT & KN:

·  Đọc rành mạch hai mẫu tin nhắn; biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

· Nắm được cách viết tin nhắn (ngắn gọn đủ ý). trả lời được các CH trong  SGK.

· KNS: Giao tiếp; thể hiện sự tự tin; lắng nghe tích cực; hợp tác.

  3.TĐ: - GDHS yêu thích môn học.
    *GD Quyền trẻ em: 

      - Quyền được có gia đình, anh em

     -  Anh em trong gia đình có bổn phận phải đoàn kết yêu thương, chăm sóc nhau.
II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Mẫu lời nhắn minh họa SGK.

- HS: Xem bài trước.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát.

2. Kiểm tra bài cũ : (5p)
- Cho 3 HS đọc bài “Câu chuyện bó đũa” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới : (30P)
HĐ 1. Giới thiệu bài: Các em đã biết trao đổi bằng bưu thiếp; điện thoại. Hôm nay, cô cùng các em tìm hiểu thêm một cách trao đổi khác đó là nhắn tin.

HĐ 2. HDHS Luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1.

- HDHS đọc từ khó:

+HDHS đọc từ khó: HS phát hiện từ khó, đọc từ khó, ghi bảng: nhắn tin,…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS chia đoạn.

- HDHS đọc từng đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HD đọc câu khó.

+Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

+HD giải nghĩa từ, ghi bảng: nhắn tin,…

+Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.

- Nhận xét, tuyên dương.

-Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.

- 1 HS đọc toàn bài.

HĐ 3. HDHS Tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. HD Luyện đọc lại.

- GV đọc bài lần 2.

- HD HS đọc từng đoạn trong bài.

-Cho HS luyện đọc từng đoạn bài.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Nhận xét tuyên dương.

4.Củng cố, dặn dò: (3p)

-Nội dung bài cho biết điều gì ? 

- Tập viết tin nhắn. Xem trước bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

-Đọc nối tiếp câu.

- HS chia 2 đoạn.

-HS đọc câu khó cá nhân + đồng thanh.

-HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

-Đọc chú giải.

-HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau.

- Đại diện nhóm thi đọc.

- Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.

- 1 HS đọc toàn bài.

-HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp trả lời câu hỏi.

-HS trả lời.

- Lắng nghe.

- lắng nghe và thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, nhóm.

-Thi đọc đoạn, bài.

- Hướng dẫn viết một tin nhắn.



TOÁN


LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

     1.KT &KN:  

- Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 đã học.

- Biết giải bài toán về ít hơn.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2), Bài 3, Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; tư duy phê phán; lắng nghe tích cực; quản lý thời gian. 

     3.TĐ:

 - GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và t/h Toán.
II. Đồ dùng dạy - học:

- 4 mảnh bìa hình tam giác như bài tập 5.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: (5P)
-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, đánh giá chung.

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: Tiết luyện tập hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các dạng tính trừ có nhớ.

HĐ 2. Luyện tập thực hành.

Bài 1. Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào bảng con.

- Yêu cầu HS thông báo kết quả.

Bài 2.

+ Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả vào vở.

- Hãy so sánh kết quả của 15-5-1 và 15-6.

- So sánh 5 + 1 và 6.

- Hãy giải thích vì sao 15 - 5 - 1 = 15 - 6.

- Kết luận: Khi trừ một số đi một tổng cũng bằng số đó trừ đi từng số hạng. Vì thế khi biết 15 - 5 - 1 = 9 có thể ghi ngay kết quả của 15 - 6 - 9.

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.

- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng.

- Yêu cầu 4 HS lần lượt nêu cách thực hiện phép tính của 4 phép tính.

- Nhân xét và cho điểm HS.

Bài 4.

- Gọi 1 HS đọc đề bài

+ Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Yêu cầu HS tự tóm tắt và tự làm bài vào vở.

4. Củng cố, dặn dò (3p)
- Dặn dò HS về nhà thực hành lại các bài tập.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Nghe và thực hiện.

- Nhẩm và ghi kết quả.

- HS nối tiếp nhau thông báo kết quả (theo bàn hoặc theo tổ). Mỗi HS thi đọc kết quả một phép tính.

+ Tính nhẩm.

- HS làm bài và đọc kết quả. Chẳng hạn: 15 trừ 5 trừ 1 bằng 9. 15 trừ 6 bằng 9.

- Bằng nhau và cùng bằng 9.

- 5 + 1 = 6

- Vì 15 = 15, 5 + 1 = 6 nên 15 - 5 - 1 bằng 15 - 6.

- Đăt tính rồi tính

- Tự làm bài. 4 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét bài trên bảng của ban về cả cách đặt tính và thực hiện phép tính.

- Trả lời.

- Đọc đề bài.

+ Bài toán về ít hơn.

- Làm bài.

Tóm tắt:
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Bài giải

Số lít sữa chị vắt được là:

50 - 18 = 32 (l)

                                  Đáp số: 32 lít.

- Lắng nghe và thực hiện.



LUYỆN TỪ VÀ CÂU


TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

      1.KT&KN:  

             - Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình (BT1).
      - Biết sắp xếp các từ đã tạo thành câu theo mẫu Ai làm gì ? (BT2) điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống ( BT3)

     - KNS: Tìm kiếm và xử lý thông tin; hợp tác; quản lý thời gian.

     3.TĐ: 

         - GD HS yêu thương những người trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy - học:

        -GV:Bảng phụ chép nội dung bài tập 3.

        -HS :Vở 

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát. 

2.  Kiểm tra  bài cũ: (5p)
- Gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu mỗi em đặt 1 câu theo mẫu: Ai làm gì?

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:

-Gọi HS đọc đề bài.

-Yêu cầu HS suy nghĩ và lần lượt phát biểu. Nghe HS phát biểu và ghi các từ không trùng nhau lên bảng.

-Yêu cầu HS đọc các từ đã tìm được sau đó chép vào Vở.

Bài 2:

-Gọi HS đọc đề bài sau đó đọc câu mẫu.

-Gọi 3 HS làm bài, yêu cầu cả lớp làm vào nháp.

-Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng.

-Yêu cầu HS bổ sung các câu mà các bạn trên bảng chưa sắp xếp được.

-Cho cả lớp đọc các câu sắp xếp được.

Lời giải:

- Anh thương yêu em. Chị chăm sóc em. Em thương yêu anh. Em giúp đỡ chị. Chị em nhường nhịn nhau. Chị em giúp đỡ nhau.

-Anh em thương yêu nhau. Chị em giúp đỡ nhau. Chị nhường nhịn em. Anh nhường nhịn em,…

-Lưu ý: Các câu: Anh em nhường nhịn anh, chị em nhường nhịn em,… là những câu không đúng.

HĐ 3. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 3:

-Gọi 1 HS đọc đề bài và đọc đoạn văn cần điền dấu.

-Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài.

-Tại sao lại điền dấu chấm hỏi vào ô trống thứ 2?

4. Củng cố, dặn  dò (3p)
-Dặn dò HS luyện tập đặt câu theo mẫu Ai làm gì? Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.

- HS thực hiện. Bạn nhận xét.

- Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em.

- Mỗi HS nói 3 từ. VD: Giúp đỡ, chăm sóc, chăm lo, chăm chút, nhường nhịn, yêu thương, quý mến,…

- Làm bài vào vở. 

- Đọc đề bài.

- Làm bài. Chú ý viết tất cả các câu mà em sắp xếp được.

- Nhận xét.

- Phát biểu

- Đọc bài.

- 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm.

- Làm bài, điền dấu chấm vào ô trống thứ 1 và thứ 3. Điền dấu chấm hỏi vào ô trống thứ 2.

- Vì đây là câu hỏi.

- Lắng nghe và thực hiện.





Bài 14

ÔN BÀI HÁT: CHIẾN SĨ TÍ HON

I. Mục tiêu:

   1 &2: KT & KN: 

- Giúp học sinh hát thuộc lời, diễn cảm.

- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.

    3.TĐ: - GD Hs yêu thích ca hát, ham hiểu biết.

II. Chuẩn bị:

- GV: - Đàn, đài, đĩa nhạc, Tranh ảnh bộ đội duyệt binh, Sưu tầm một số bài thơ 5 chữ + nhạc cụ gõ.

- HS: - SGK, vở ghi, nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:
Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra: Tiến hành trong quá trình ôn.

3. Bài mới:

	Nội dung
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	+ Hoạt động 1:

Ôn bài Chiến sĩ tí hon.


	- GV treo tranh minh hoạ kết hợp  cho học sinh nghe giai điệu bài hát.

? Bài hát tên là gì?

? Tác giả của bài hát là ai?

- Hướng dẫn học sinh ôn bài hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ theo nhịp và tiết tấu lời ca.

- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Cho học sinh tập trình diễn.

- GV nhận xét và sửa cho học sinh trong quá trình ôn hát. Động viên những em chưa làm được, tuyên dương những em hát đúng.
	- HS quan sát và nghe.

- HS trả lời.

- Hát tập thể theo đàn.

- Luyện hát theo tổ, nhóm, hát và gõ đệm theo nhịp và tiết tấu lời ca.

- HS làm theo hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh trình diễn theo tổ, nhóm, cả nhân.




4. Củng cố: 

- Giáo viên đàn cho học sinh hát và ôn lại bài hát, Giáo viên nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:


- Về nhà ôn lại tất cả các bài hát đã học.


Ngày soạn: 23/11/2014

Ngày giảng :Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014
TẬP VIẾT


Chữ hoa  M

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

    1.KT & KN:

- Viết đúng chữ hoa M (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Miệng ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Miệng nói tay làm ( 3 lần ).

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- KNS: Xác định giá trị; quản lý thời gian; lắng nghe tích cực.

    3.TĐ:Thái độ: 
- GDHS có ý thức kiên chì, cẩn thận, chính xác trong việc rèn chữ.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Chữ hoa M. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: (5p) 

- Yêu cầu  viết bảng con: L – Lá.

- Nhận xét - đánh giá.

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: Bài hôm nay các con tập viết chữ hoa M và câu ứng dụng.

HĐ 2. HD viết chữ hoa:

* Quan sát mẫu:

- Chữ hoa M gồm mấy nét? Là những nét nào?

- Con có nhận xét gì về độ cao.

- Viết mẫu chữ hoa M vừa viết vừa nêu cách viết.

- Yêu cầu  viết bảng con.

- Nhận xét sửa sai.

HĐ 3. HD viết câu ứng dụng:

- Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng.

- Yêu cầu  HS đọc câu ứng dụng.

- Con hiểu gì về nghĩa của câu này?

Quan sát chữ mẫu :

- Nêu độ cao của các chữ cái?

- Vị trí dấu thanh đặt như thế nào ?

- Khoảng cách các chữ như thế nào ?

- Viết mẫu chữ “Miệng.” ( Bên chữ mẫu).

* HD viết chữ “ Miệng.” bảng con.

- Nhận xét- sửa sai.

HĐ 4. HD viết vở tập viết: 

  - Yêu cầu HS nêu yêu cầu viết, cho HS viết bài.   

  - Theo dõi, hướng dẫn thêm cho một số em viết chậm. 

 - Lưu ý HS cách cầm bút, tư thế ngồi viết.

HĐ 5. Chấm chữa bài: 

- Thu 5 - 7 vở chấm bài.

- Nhận xét bài viết.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- HD bài về nhà.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét.

- Nhắc lại.

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa M gồm 4 nét: Nét móc ngược phải, nét thẳng đứng, nét xiên phải, nét móc xuôi phải.

- Cao 2,5 đơn vị, rộng 3 đơn vị.

- Viết bảng con 2 lần.

- 2, 3 HS đọc câu ứng dụng.

- Nói đi đôi với làm.

Miệng nói tay làm.

- Chữ cái có độ cao 2,5 li: M, g, l, y.

- Chữ cái có độ cao  1,5 li : t.

- Chữ cái có độ cao 1 li: i. ê, a, o, u, m. 

- Dấu sắc đặt trên o ở chữ nói, dấu huyền đặt trên a chữ làm, dấu nặng dưới ê trong tiếng Miệng.
- Các chữ cách nhau một con chữ o.

- Quan sát.

- Viết bảng con 2 lần.

- Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN

  
 BẢNG TRỪ

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

    1. KT:

- Thuộc các bảng trừ trong phạm vi 20.

    2.KN: 

- Biết vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1).

- KNS: Tư duy sáng tạo; lắng nghe tích cực; hợp tác; quản lý thời gian.

    3.TĐ: 

- GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập
II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình vẽ bài tập 3, vẽ sẵn trên bảng phụ.

- Đồ dùng phục vụ trò chơi.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Gọi 2 HS thực hiện các yêu cầu sau:

HS1. Đặt tính và thực hiện phép tính: 

42 - 16; 71 - 52.

HS2. Tính nhẩm: 15 - 5 - 1; 15 - 6

- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ nhớ lại và khắc sâu bảng trừ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

HĐ 2. Ôn tập bảng trừ.

* Trò chơi: Thi lập bảng trừ.

Chuẩn bị: 4 tờ giấy to, 4 bút dạ màu.

- Cách chơi: Chia lớp thành 4 đội chơi. Phát cho mỗi đội 1 tờ giấy và một bút. Trong thời gian 5 phút các đội phải lập xong bảng trừ.

- GV cùng cả lớp kiểm tra. GV gọi đại diện từng đội lên đọc từng phép tính trong bảng trừ của đội mình.

- Sau mỗi phép tính HS dưới lớp hô to đúng / sai. Nếu sai GV đánh dấu đỏ vào phép tính đó.

- Kết thúc cuộc chơi: Đội nào có ít phép tính sai nhất là đội đó thắng cuộc.

HĐ 3. Luyện tập thực hành.

Bài 2.

- Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi ngay kết quả vào vở.

5 + 6 - 8 = 3

9 + 8 - 9 = 8

8 + 4 - 5 = 7

6 + 9 - 8 = 7

- Yêu cầu HS nhận xét bài bạn.

Bài 3. HS khá giỏi thực hiện thêm.
- Yêu cầu HS quan sát mẫu và cho biêt mẫu gồm những hình gì ghép lại với nhau.

- Gọi HS lên bảng chỉ hình tam giác và hình chữ nhật trong mẫu.

- Yêu cầu HS tự vẽ vào vở.

4. Củng cố - dặn dò: (3p)
- Dặn dò HS về nhà thực hành lại các bài tập.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng thực hiện.
- Nhận xét, bổ sung.

Đội 1: Bảng 11 trừ đi một số.

Đội 2: Bảng 12 trừ đi một số; 18 trừ đi một số.

Đội 3: Bảng 13 và 17 trừ đi một số.

Đội 4: Bảng 14, 15, 16 trừ đi một số.

- Đội nào làm xong, dán bảng trừ của đội mình lên bảng.

- Hợp tác cùng GV.
- Nhẩm và ghi kết quả. 3 HS thực hiện trên bảng lớp

3 + 9 - 6 = 6, 7 + 7 - 9 = 5

- Nhận xét bài bạn trên bảng. Tự kiểm tra bài của mình.

- Mẫu có hình tam giác và hình vuông ghép lại với nhau.

- Chỉ bài trên bảng

- Tự vẽ, sau đó 2 em ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra. 



KỂ CHUYỆN

 
 CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

     1.KT & KN:

-Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện 
-HS khá giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (bài tập 2).

- KNS: Thể hiện sự tự tin; giao tiếp; giải quyết vấn đề.

     3.TĐ:

         - GDHS biết thể hiện sự quan tâm đến người thân trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy - học:

  - Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: (5p) 

- Gọi học sinh  kể lại chuyện: Bông hoa niềm vui.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài mới : 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD Kể chuyện: 

* Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

- Tranh 1 nói lên điều gì.

- Nêu nội dung tranh 2.

- Tranh 3 nói lên điều gì.

- Tranh 4 ý muốn nói gì.

- Nêu nội dung tranh 5.

- Kể trong nhóm.

- Gọi các nhóm kể.

+ Kể phân vai.

- Nhận xét- đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện? 

- Về nhà tập kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.
	- 3 học sinh  nối tiếp kể.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu dề bài.

- Quan sát tranh, kể theo nội dung tranh.

- Kể nhóm 5.

- Tranh 1: Này xưa, ở một gia đình nọ có hai anh em. Lúc nhỏ học sống rất hoà thuận, nhưng lớn lên họ đều lấy vợ lấy chồng, tuy mỗi người một nơi nhưng họ hay va chạm, cãi cọ.

- Tranh 2: Người cha buồn lắm. Một hôm, ông cho gọi các con đến, ông đặt một bó đũa và một túi tiền và bảo: “ Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền”.

- Tranh 3: Cả 4 người con lần lượt bẻ, nhưng chẳng ai bẻ gãy được bó đũa.

- Tranh 4: Người cha bèn cởi bó đũa, lấy từng chiếc bẻ một cách dễ dàng.

-  Tranh 5: Thấy vậy 4 người con cùng nói “Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!” Người cha bèn nói: “ Đúng vậy. Các con thấy đấy, nếu chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đoàn kết mới có sức mạnh.”

- Các nhóm thi kể.

- Các nhóm phân vai tự kể.

-  HS khá, giỏi biết phân vai, dựng lại câu chuyện (BT2).
- Nhận xét, đánh giá cùng GV.

*Anh em trong một nhà phải biết thương yêu và đoàn kết với nhau.
- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 24/11/2014

Ngày giảng :Thứ  sáu ngày 27 tháng 11 năm 2014


CHÍNH TẢ (Tập chép)

TIẾNG VÕNG KÊU

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

  1.KT & KN:

· Chép chính xác bài CT, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu, của bài tiếng võng kêu.
· Làm được BT2 a/ b/ c.

· KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; hợp tác.

  3.TĐ: 

        - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn khổ thơ 2, nội dung  bài 

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát.

2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Đọc các từ cho HS viết: sức mạnh, bẻ gãy, dễ dàng, chia lẻ.
- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS tập chép.

* Đọc đoạn viết.

- Tác giả ngồi ngắm ai.

- Chữ đầu dòng thơ viết như thế nào ? 

- Hãy nêu cahcs trình bày bài thơ ?

* HD viết từ khó:

- Đọc các từ khó cho HS viết: kẽo kẹt,           ngủ rồi, giang, giấc mơ, lặn lội.             

- Nhận xét, sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- GV nhắc HS đọc bài thơ Tiếng võng kêu trước khi viết bài CT.

- GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết của của HS.

- Yêu cầu  viết bài.

- Đọc lại bài, đọc chậm

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.

4, Củng cố, dặn dò: (3p)
- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học
	- Hát tập thể.

- 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.          

- Nhận xét, điều chỉnh.

-  Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe, 2 học sinh đọc lại.

- Ngồi ngắm em ngủ.

- Viết hoa.

- HS nêu.

- Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

+ HS đọc bài thơ Tiếng võng kêu trước khi viết chép bài.
- Lắng nghe và thực hiện.

- Nhìn bảng chép bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Hãy chọn những chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

  a, (lấp, nấp) : lấp lánh

      (lặng, nặng) : nặng nề

      (lanh, nanh) : lanh lợi

      (lóng, nóng) : nóng nảy.

  b,  (tin, tiên) : tin cậy

       (tìm, tiềm) : tìm tòi

       (khim, khiêm) : khiêm tốn

       (mịt, miệt) : miệt mài

    c,  (thắt, thắc) : thắc mắc

       (chắt, chắc) : chắc chắn

       (nhặt, nhặc) : nhặt nhạnh.

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .

 - Nhận xét.



Tập làm văn
QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI.
 VIẾT TIN NHẮN

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

   1.KT & KN:

-  Biết quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh ( BT1) .

- Viết được một mẫu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2)

         - KNS: Thể hiện sự tự tin; hợp tác; giao tiếp.
   3.TĐ:
       - GD học sinh có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy - học:

1.Giáo viên: Bảng phụ chép sẵn gợi ý Bài tập 1.

2.Học sinh: Sách Tiếng việt, vở.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ(5p)
- Gọi 3 em đọc lại đoạn văn ngắn viết về gia đình mình.

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

 HĐ 2.  Làm bài tập.

Bài 1 : Yêu cầu gì ?

-GV nhắc nhở HS:  Trả lời câu hỏi theo ý của mình.

-GV tổ chức cho HS trả lời theo cặp.

-Mắt bạn nhỏ nhìn búp bê như thế nào?

- Tóc bạn như thế nào?

- Bạn mặc  như thế nào?
-Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: Em nêu yêu cầu của bài ?
-GV nhắc nhở: Khi làm bài chú ý cách dùng từ, đặt câu đúng rõ ý. Viết xong nhớ đọc lại bài phát hiện và sửa sai.
.

4.  Củng cố, dặn dò: (3p)
- Nhắc lại một số việc khi viết tin nhắn.

- Nhận xét tiết học.
	-3 em đọc.

-  Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.
-Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

-Quan sát tranh và lần lượt trả lời câu hỏi. Mỗi em nói theo cách nghĩ của mình.
-Lớp nhận xét, chọn bạn trả lời hay.

- Bạn nhỏ bón bột cho búp bê./ Bạn nhỏ đặt búp bê vào lòng, bón bột cho búp bê ăn.

- Mắt bạn nhìn búp bê thật âu yếm./ Bạn nhìn búp bê thật trìu mến.

- Tóc bạn buộc thành 2 bím có thắt nơ/ Tóc bạn buộc 2 bím vểnh lên, thắt hai chiếc nơ trông thật xinh xắn.

- Bạn mặc một bộ quần áo rất gọn gàng/ Bạn mặc một bộ quần áo rất đẹp.

-Viết tin nhắn.

-Cả lớp làm bài viết vào vở.

5 giờ chiều ngày 26 - 11.

Mẹ ơi! Bà nội đến chơi. Bà đợi mãi mà mẹ vẫn chưa về. Bà đưa con đi dự sinh nhật bạn Thu. Khoảng 8 giờ tối Bác Hòa sẽ đưa con về.

Con: Mai Linh.

-4 em  đọc bài làm của mình.

- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN


LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS:

1.KT & KN:

- Biết vận dụng bảng trừ trong phạm vi 100 để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi 100, giải toán về ít hơn.

- Biết tìm số bị trừ, số hạng chưa biết.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 3), Bài 3b, Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; tư duy lo gic; quản lý thời gian; hợp tác.

      3.TĐ: 

- GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và t/h Toán.
II. Đồ dùng dạy - học:

 - Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

-Kiểm tra vở bài tập Toán ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, nhắc nhở HS.

3. Bài mới:

HĐ 1 Giới thiệu bài: 
Tiết luyện tập hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các dạng tính trừ có nhớ, tìm số hạng chưa biết trong một tổng, số bị trừ chưa biết trong một hiệu.

HĐ 2. Luyện tập thực hành.

Bài 1: Trò chơi “Xì điện”

- Chuẩn bị: Chia bảng thành 2 phần. Ghi các phép tính trong bài tập 1 lên bảng. Chuẩn bị 2 viên phấn màu (xanh, đỏ).

Chú ý: Khi được quyền trả lời mà HS lúng túng không trả lời được ngay thì mất quyền trả lời và xì điện.

- GV chỉ định một bạn khác bắt đầu.

Bài 2. cột 1,3.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài. Mỗi HS làm 2 phép tính.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn trên lớp.

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện các phép tính: 35 - 8; 81 - 45; 94 - 36.

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3b. Khuyến khích HS khá giỏi thực hiện thêm các ý a, c.

- Bài toán yêu cầu gì?

- x là gì trong các ý a, bảng gài; là gì trong ý c?

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính tìm số hạng chưa biết, phép cộng, số bị trừ trong phép trừ.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

Bài 4.

- Yêu cầu HS đọc đề bài, nhận dạng bài toán và tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng giải.

- Bài toán thuộc dạng ít hơn.

- Gọi 1 HS nhận xét bài bạn trên bảng

Chấm một số bài và nhận xét

4. Củng cố, dặn dò (3p)
- Dặn dò HS về nhà thực hành lại các bài tập.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Lắng gnhe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội là xanh, đỏ. GV “châm ngòi” bằng cách đọc một phép tính có ghi trên bảng, chẳng hạn 18 - 9 sau đó chỉ vào 1 em thuộc một trong 2 đội, em đó phải nêu kết quả của phép tính 18 - 9, nếu đúng thì có quyền “ xì điện” một bạn phe đối phương. Em sẽ đọc bất kì một phép tính nào trên bảng, ví dụ 17 - 8 và chỉ vào một bạn ở đội bên kia, bạn đó lập tức phải có ngay một kết quả là 9, rồi lại xì điện trả lại đội ban đầu. Mỗi lần HS trả lời đúng GV lại dùng phấn đỏ hoặc xanh khoanh vào phép tính đã được trả lời tương ứng với tên đội trả lời. Hết thời gian chơi, GV cho cả lớp đếm kết quả của từngđội, đội nào có nhiều kết quả đúng hơn là đội đó thắng cuộc.

- Thực hiện đặt tính rồi tính.

- Nhận xét bài bạn về cách đặt tính, cách thực hiện phép tính (Đ/S).

- 3 HS lên bảng lần lượt trả lời.

- Tìm x.

- x là số hạng trong phép cộng; là số bị trừ trong phép trừ.

- Trả lời.

- HS tự làm bài. 2 HS ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Tóm tắt

Thùng to:

45 kg

Thùng nhỏ:


[image: image3] 6 kg

? kg

Bài giải

Thùng bé có là:

45 - 6 = 39 (kg).

                       Đáp số: 39 kg đường
- Lắng nghe và thực hiện.


SINH HOẠT TUẦN 14

I.Mục tiêu

     * Giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh.

· Giúp học sinh thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần để có hướng phấn đấu trong những tuần học tới.

· Giúp học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập để học sinh có cố gắng hơn trong học tập.

     Nội dung và hình thức:

· Nội dung:

· Đánh giá hoạt động của tuần 14

· Triển khai kế hoạch tuần 15.

       *  Hình thức:

· Triển khai, đánh giá, thảo luận.

II.Hoạt động trong tuần

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Thời gian

	* Nhận xét hoạt động tuần 14:

- í kiến của giáo viên:

    - GV nhận xét chung về kết quả học tập cũng như các hoạt động khác của lớp trong tuần.

· Ưu điểm:

- Đạo đức: Đa số các bạn ngoan ngoãn chấp hành tốt nội quy trường lớp đề ra.

* Nề nếp: - Ra vào lớp đúng giờ

* Chuyên cần:

 -  Không có bạn nào đi học muộn .      - Không có ai nghỉ học.
   * Vệ sinh:
- Các em đi học vệ sinh cá nhân, mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ

  * Học tập:

       + Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em có nề nếp học tập tốt, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- Các em có ý thức học tập tốt thi dua , hăng hái phát biểu xây dựng bài .Tuyên dương em: …………………………………
  + Tổ có hS đi học đầy đủ , học bài và làm BT , giúp bạn học chưa tiến bộ. như em: .............................................

+  Nhược điểm:

 - Còn một số như em: …………

…………………………………
- Viết chậm và chưa đẹp: như em: ………………………….

- Sai nhiều lỗi chính tả: ……………..........................
* Nhắc nhở em:…………………, về nhà luyện đọc, rèn viết, làm toán.

* Các hoạt động khác:

 + Thể dục và xếp hàng ra vào lớp: Nghiêm túc. 
	- Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua.

HS thảo luận :

    - Tổ trưởng các tổ điều khiển các bạn của tổ mình.

      + Các bạn trong tổ nêu những ưu nhược điểm của mình, của bạn trong tổ.

      + Tổ phó ghi chép ý kiến các bạn vừa nêu.

  + Tổ trưởng tổng hợp ý kiến.

      + Cho các bạn tự nhận loại trong tuần.

- Lớp phó, các tổ trưởng bổ sung ý kiến.

- Ý kiến đóng góp của các thành viên trong lớp.


	10p

5p

15p

5p




III. Kế hoạch tuần 15: (5p)  

    * Nề nếp:
        - Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

        - Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.

    * Học tập:

         - Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

         - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 15
- Tích cực tự ôn tập kiến thức, chú ý công tác bồi dưỡng HS tiến bộ, và kèm Hs chưa tiến bộ.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

    * Vệ sinh:

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

    * Hoạt động khác:

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và thực hiện tốt ATGT.

	BGH
	………………ngày…/ 11 /2014

TT

……………………………


TUẦN 15

Ngày soạn: 28/12/2014

Ngày giảng:Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2014

TẬP ĐỌC

                                                      HAI ANH EM

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:
       - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩa của nhân vật trong bài.

       -  Hiểu ND:   Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai anh em ( trả lời được các CH trong  SGK).

  2. Kĩ năng:

       -Đọc rõ lời diễn tả ý nghĩa của nhân vật.

  3. Thái độ:

       - GD học sinh tình cảm anh em như chân với tay.

+ GDBVMT:

    - GD tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình.

*GD Quyền trẻ em:

     -  Quyền được có gia đình, anh em, được anh em quan tâm lo lắng, nhường nhịn.

    - Anh em trong gia đình có bổn phận phải đoàn kết yêu thương, chăm sóc nhau.
 * KNS: Xác định giá trị; tự nhạn thức về bản thân; thể hiện sự cảm thông; hợp tác.

II.  Đồ dùng dạy - học :

-GV: Tranh minh hoạ SGK.

-HS: Xem trước bài.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2.Kiểm tra:
- Cho 3 HS đọc bài “Nhắn tin” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới :
HĐ 1.  Giới thiệu bài: 

Tuần trước, qua câu chuyện ngụ ngôn Câu chuyện bó đũa, các em đã nhận được lời khuyên hai anh em phải sống đoàn kết, thuận hòa; đã thấy tình cảm yêu thương, trìu mến của một người anh với người em gái qua bài thơ Tiếng võng kêu. Những câu chuyện về tình anh em như thế không chỉ có ở nước ta mà còn có ở tất cả các nước. Hôm nay, các em sẽ đọc truyện Hai anh em – một truyện cảm động của nước ngoài.

HĐ 2.  HDHS luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1.

- HDHS đọc từ khó: HS phát hiện từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng: sống, công bằng,…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS chia đoạn.

- HDHS đọc từng đoạn kết hợp giải nghĩa từ:

+ HD đọc câu khó.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.

+ HDHS giải nghĩa từ: HS phát hiện từ mới,GV ghi bảng: công bằng, kì lạ,…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Nhận xét, tuyên dương.

- Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài.
	- Hất đầu giờ.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

-Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia đoạn.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc nói tiếp theo đoạn lần 1.

- HS đọc chú thích.

-HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc toàn bài.


Tiết 2 

	HĐ 3. HDHS tìm hiểu bài

-Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn, bài, kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. HD luyện đọc lại.

- GV đọc lại bài toàn.

- HDHS đọc từng đoạn, bài.

-Cho HS luyện đọc từng đoạn bài.

- HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Nhận xét, tuyên dương.

4.Củng cố, dặn dò:

-Nội dung bài cho biết điều gì ? 

- Đọc bài ở nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc thầm từng đoạn, bài, kết hợp trả lời câu hỏi.

-HS trả lời.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe, thực hiện.

- HS  luyện đọc theo nhóm.

-HS thi đọc từng đoạn trong bài.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- Ca ngợi tình cảm anh em; anh em yêu thương, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau.
- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN

  
 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ

I. Mục tiêu

  1. Kiến thức:

      - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số.

      - Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục.

  2.Kĩ năng:

      -Thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số.

.     -Tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục.

           Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2.

  3.Thái độ:

      -Rèn tính cẩn thận chính xác.

* KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

II. Đồ dùng dạy - học:

     Viết sẵn mẫu bài tập 2 lên bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức:

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, nhắc nhở.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ học cách thực hiện các phép trừ có dạng 100 trừ đi một số.

HĐ 2. HD thực hiện phép trừ 100 - 36.

- Nêu bài toán: Có 100 que tính, bớt đi 36 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?

+ Để biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

- Viết lên bảng: 100 - 36.

- Hỏi cả lớp có HS nào thực hiện được phép trừ này không. Nếu có thì GV cho HS lên thực hiện và yêu cầu HS đó nêu rõ cách đặt tính, thực hiện phép tính của mình. Nếu không thì GV hướng dẫn cho HS.

+ Gọi HS nhắc lại cách thực hiện

HĐ 3. HDH thực hiện phép trừ 100 - 5.

- Tiến hành tương tự như trên.

Cách trừ: 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5, viết 5 nhớ 1. 0 không trừ được1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Lưu ý: Số 0 trong kết quả các phép trừ 064, 095 chỉ 0 trăm, có thể không ghi vào kết quả và nếu bớt đi, kết quả không thay đổi giá trị.

HĐ 4. Luyện tập thực hành

Bài 1.

- Yêu cầu HS tự làm bài. Gọi 2 HS làm bài trên bảng lớp.

- Yêu cầu HS nêu rõ cách thực hiện các phép tính: 100 - 4; 100 - 69.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 2.

- Bài toán Yêu cầu chúng ta làm gì?

- Viết lên bảng: Mẫu: 100 - 20 = ?

10 chục - 2 chục = 8 chục

100 - 20 = 80

- Yêu cầu HS đọc phép tính mẫu.

+ 100 gồm bao nhiêu chục?

+ 20 là mấy chục?

+ 10 chục trừ 2 chục còn mấy chục?

+ Vậy 100 trừ 20 bằng bao nhiêu?

- Tương tự như vậy hãy làm tiếp bài tập.

- Yêu cầu HS nêu cách nhẩm của từng phép tính.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò

- Yêu cầu HS lên bảng thực hiện:
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- Yêu cầu 2 HS nêu rõ tại sao điền 100 vào và điền 36 vào.

- Về nhà có thể làm thêm bài tập 3. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe và phân tích đề toán.

+ Thực hiện phép trừ 100 - 36.

- Viết 100 rồi viết 36 sao cho 6 thẳng cột với 0 (đơn vị), 3 thẳng cột với 0 (chục). Viết dấu (-) và kẻ vạch ngang.

- 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4, nhớ 1.

- 3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4 lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1.

- 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Vậy 100 - 36 bằng 64.

+ Nhắc lại cách thực hiện sau đó HS cả lớp thực hiện phép tính 100 - 36.

- HS nêu (hoặc lắng nghe cách thực hiện).

- HS làm bài. Nhận xét bài bạn trên bảng, tự kiểm tra bài của mình.

- 2 HS lần lượt trả lời.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

+ Tính nhẩm.

- Đọc: 100 - 20

+ 100 gồm 10 chục.

+ 2 chục.

+ Còn 8 chục

+ 100 trừ 20 bằng 80.

- HS làm bài.

100 - 70 = 30; 100 - 40 = 60;

 100 - 10 = 90.

- Nêu cách nhẩm. Chẳng hạn: 10 chục trừ 7 chục bằng 3 chục, vậy 100 trừ 70 bằng 30.

- HS thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 28/12/2014

Ngày giảng:Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014

                                                   CHÍNH TẢ (Tập chép)

  
 HAI ANH EM

I.Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

      -Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn có lời diễn tả ý nghĩ nhân vật trong ngoặc kép. 

  2. Kĩ năng:

      -Làm được BT2; BT(3) a / b 

  3. Thái độ:

      -GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

       * KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; hợp tác.

II.  Đồ dùng dạy - học :

-BP: Viết sẵn đoạn 2, nội dung  bài tập 2,3.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra: 

- Đọc cho HS viết các từ: kẽo kẹt,                   ngủ rồi, bờ sông, lặn lội.
- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS tập chép.

* Đọc đoạn viết trên bảng.

- Tìm những câu nói lên suy nghĩ của người em.

- Suy nghĩ của rngười em được ghi với dấu câu nào. 

* HD viết từ khó:

- Yêu cầu HS viết từ khó, đễ lẫn: Phần lúa; nghĩ vậy; nuôi vợ, …

- Nhận xét, sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý quy tắc viết hoa, cách trình bày bài, tư thế ngồi viết cho HS.

- Yêu cầu  viết bài.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

-Thu 7- 8  bài nhận xét

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.

* Bài 3: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.

- 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.         

- Nhận xét, đánh giá cùng GV.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh nhìn bảng đọc lại.

- Anh mình còn phải nuôi vợ con…không công bằng.

- Viết dấu ngoặc kép, ghi sau dấu hai chấm.

 - Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe- 1 học sinh nhìn bảng  đọc lại.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nhìn bảng chép bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Tìm và ghi vào chỗ trống.

  - Từ có chứa vần ai: Mai, hai, tai, chai, hái, trái, …

  - Từ có chứa vần ay: vay mượn, thợ may, máy bay, cày cấy,… 

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .

- Lắng nghe, điều chỉnh.

* Chứa tiếng bắt đầu bằng s/ x.

- Chỉ thầy thuốc: bác sĩ, y sĩ.

- Chỉ tên một loài chim: chim sẻ, chim sâu, sáo sậu, sơn ca,…

- Trái nghĩa với đẹp: xấu.

- Trái nghĩ với còn: mất.

- Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu: gật

- Lắng nghe và điều chỉnh.



TOÁN

                                                      TÌM SỐ TRỪ

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:
      - Biết tìm x trong các bài tập dạng: a - x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính (biết cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu)

      - Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.

 2.Kĩ năng:

      - Biết giải toán dạng tìm số trừ chưa biết.

 Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2,3), Bài 3.

3. Thái độ:

-Rèn tính cẩn thận chính xác.

* KNS: Lắng nghe tích cực; tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.
II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình vẽ trong phần bài học SGK phóng to.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn dịnh tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau.

HS1: Đặt tính và tính: 100 - 4; 100 - 38; sau đó nói rõ cách thực hiện từng phép tính.

HS2: Tính nhẩm: 100 - 40; 100 - 50 - 30.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ học cách tìm số trừ chưa biết trong phép trừ khi đã biết hiệu và số bị trừ. Sau đó áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

HĐ 2. HDHS tìm số trừ

- Nêu bài toán: Có 10 ô vuông, sau khi bớt đi một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông. Hỏi đã bớt đi bao nhiêu ô vuông?

+ Lúc đầu có bao nhiêu ô vuông?

+ Phải bớt đi bao nhiêu ô vuông?

- Số ô vuông chưa biết ta gọi là x.

+ Còn lại bao nhiêu ô vuông?

- 10 ô vuông, bớt đi x ô vuông, còn lại 6 ô vuông, hãy đọc phép tính tương ứng.

- Viết bảng: 10 - x = 6.

- Muốn biết số ô vuông chưa biết ta làm thế nào?

- GV viết lên bảng: x = 10 - 6

                               x = 4

- Yêu cầu HS nêu tên gọi các thành phần trong phép tính 10 – x = 6.

+ Vậy muốn tìm số bị trừ (x) ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS đọc quy tắc.

HĐ 3. Luyện tập thực hành.

Bài 1. (bỏ cột 2)

+ Bài toán yêu cầu gì?

+ Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét và  đ/ g HS.

Bài 2. Bỏ cột 4,5.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào phiếu.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe và phân tích đề toán.

+ Có tất cả 10 ô vuông.

+ Chưa biết phải bớt đi bao nhiêu ô vuông.

+ Còn lại 6 ô vuông.

- 10 - x = 6.

- Thực hiện phép tính 10 – 6.

- 10 là số bị trừ, x là số trừ, 6 là hiệu.

+ Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Đọc và học thuộc quy tắc.

+ Tìm số trừ

+ Lấy số bị trừ, trừ đi hiệu.

- Làm bài. Nhận xét bài của bạn. Tự kiểm tra bài của mình.

- Tự làm bài. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo phiếu để kiểm tra bài nhau.

	- Tại sao điền 39 vào ô thứ nhất ?

+ Muốn tìm hiệu ta làm thế nào?

+ Ô trống ở cột 2 Yêu cầu ta điều gì?

+ Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?

+ Ô trống cuối cùng ta phải làm gì?

- Hãy nêu lại cách tìm số bị trừ.

- Kết luận và nhận xét- đ/ g.

Bài 3.

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn tính số ô tô rời bến ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

4.. Củng cố, dặn dò.

- Yêu cầu HS nêu lại cách tìm số bị trừ.

- Về nhà có thể làm thêm các bài tập còn lại. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	Số bị trừ

75

84

58

Số trừ

36

24

24

Hiệu

39

60

34

- Vì 39 là hiệu trong phép trừ 75 - 36

+ Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

+ Điền số trừ.

+ Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

+ Tìm số bị trừ.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Đọc đề bài.

+ Có 35 ô tô. Sau khi rời bến thì còn lại 10 ô tô

+ Hỏi số ô tô đã rời bến.

+ Thực hiện phép tính 35 - 10.

- Ghi tóm tắt và làm bài.

Tóm tắt

Có: 35 ô tô

Còn lại: 10 ô tô

Rời bến: … ô tô?

Giải.

Số ô tô đã rời bến là:

35 - 10 = 25 (ô tô)

     Đáp số: 25 ô tô.

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 28/12/2014

Ngày giảng:Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2014

 TẬP ĐỌC

                                                           BÉ HOA

I.Mục tiêu:

  1. Kiến thức:
      -Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu ; đọc rõ thư của bé Hoa trong bài.

      -Hiểu ND: Hoa rất yêu thương em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ (trả lời được các CH trong  SGK).

  2.Kĩ năng:

       -Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu ; đọc rõ thư của bé Hoa trong bài.
  3. Thái độ:

* KNS: Kiểm soát cảm xúc; giao tiếp; hợp tác; phẩn hồi; lắng nghe tích cực.
II.  Đồ dùng dạy - học :

-GV: Tranh minh hoạ SGK.

-HS: Xem trước bài.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể. 

2.Kiểm tra:

- Cho 3 HS đọc bài “Hai anh em” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới :
HĐ 1. Giới thiệu bài: 
Trong tiết tập đọc tuần trước, các em đã học bài thơ Tiếng võng kêu của Trần Đăng Khoa. Bài thơ thể hiện tình cảm anh em rất thân thiết. Bài đọc hôm nay lại kể cho các em về tình cảm và sự chăm sóc của một người chị với em bé của mình.

HĐ 2. HDHS luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1.

- HDHS đọc từ khó: HS phát hiện từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng: trông, đỏ hồng, võng, nắn nót,…

+ HS đọc nối tiếp theo câu.

- HDHS chia đoạn.

- HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HD đọc câu khó.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.

+ HDHS giải nghĩa từ: HS phát hiện từ mới, GV ghi bảng: đen láy, trông…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

- Yêu cầu HS đọc  trong nhóm.

- Yêu cầu thi đọc cá nhân, nhóm.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài.

- Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài.

HĐ 3. HDHS tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn bài, kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét, chốt ý.

HĐ 4. HDHS luyện đọc lại.

- GV đọc bài lần 2.

- HDHS luyện đọc từng đoạn trong bài.

-Cho HS  luyện đọc từng đoạn trong bài.

-Nhận xét, tuyên dương.

4.Củng cố, dặn dò:

-Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Đọc bài ở nhà và xem trước bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng gnhe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

- Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia đoạn.

-HS đọc câu khó cá nhân.

-HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.

-Đọc, giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- 1 HS đọc toàn bài.

- Đọc thầm đoạn, bài và trả lời câu hỏi.

-HS trả lời.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS luyện  đọc cá nhân.

-Thi đọc toàn bài.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

-Hoa rất thương em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ.

- Lắng nghe và thực hiện.


          

TOÁN


 ĐƯỜNG THẲNG

I.Mục tiêu

  1.Kiến thức:

      - Nhận dạng được và gọi đúng tên đoạn thẳng, đường thẳng.

      - Biết vẽ đoạn thẳng, đoạn thẳng qua hai điểm bằng thước và bút.

      - Biết ghi tên đường thẳng.

   2. Kĩ năng:

      -Vẽ đoạn thẳng, đoạn thẳng qua hai điểm bằng thước và bút.

      - Ghi tên đường thẳng.

           Bài tập cần làm: Bài 1.

   3. Thái độ:

      -Rèn tính cẩn thận,chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

-Thước thẳng, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2.Kiểm tra.

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

HS1: - Tìm x, biết: 32 - x = 14

- Nêu cách tìm số trừ.

HS2: - Tìm x, biết: x - 14 = 18

- Nêu cách tìm số bị trừ

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: Để biết đoạn thẳng là gì và cách vẽ như thế nào thì hôm nay cô cùng các em tìm hiểu qua bài đoạn thẳng.

HĐ 2.  HD tìm hiểu về đoạn thẳng - đường thẳng.

- Chấm lên bảng 2 điểm. Yêu cầu HS lên bảng đặt tên 2 điểm và vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm.

+ Con vừa vẽ được hình gì?

- Nêu: Kéo dài đoạn thẳng AB về 2 phía ta được đường thẳng AB. Vẽ lên bảng:
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- Yêu cầu HS nêu tên hình vẽ trên bảng.

+ Làm thế nào để có được đường thẳng AB khi đã có đoạn thẳng AB?

- Yêu cầu HS vẽ đường thẳng AB vào giấy nháp.

HĐ 3. Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng.

- GV chấm thêm điểm C trên đoạn thẳng vừa vẽ và giới thiệu: 3 điểm A, B, C cùng nằm trên 1 đường thẳng, ta gọi đó là 3 điểm thẳng hàng với nhau.

+ Thế nào là 3 điểm thẳng hàng với nhau?

+ Chấm thêm 1 điểm D ngoài đường thẳng và hỏi: 3 điểm A, B, D có thẳng hàng với nhau không?

+ Tại sao?

HĐ 4. Luyện tập, thực hành

Bài 1:

- Yêu cầu HS tự vẽ vào vở sau đó đặt tên cho từng đoạn thẳng.

Bài 2: Khuyến khích HS khá giỏi thực hiện

- Yêu cầu HS nêu Yêu cầu của bài.

+ 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm như thế nào?

- HD HS dùng thước để kiểm tra. 3 điểm nào cùng nằm trên cạnh thước tức là cùng nằm trên 1 đường thẳng thì 3 điểm đó sẽ thẳng hàng với nhau.

- Chấm các điểm như trong bài và Yêu cầu HS nối các điểm thẳng hàng với nhau.

4. Củng cố, dặn dò.

- Yêu cầu HS vẽ một đoạn thẳng, 1 đường thẳng chấm 3 điểm thẳng hàng với nhau.

- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- Thực hiện yêu cầu của GV.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.
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+ Đoạn thẳng AB.

- Đường thẳng AB (3 HS trả lời).

+ Kéo dài đoạn thẳng AB về 2 phía ta được đường thẳng AB.

- Thực hành vẽ.

- Quan sát.

+ Là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

+ 3 điểm A, B, D không thẳng hàng với nhau.

+ Vì 3 điểm A, B, D không cùng nằm trên một đường thẳng.

- Tự vẽ, đặt tên HS ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- Nêu tên 3 điểm thẳng hàng.

+ Là 3 điểm cùng nằm trên 1 đường thẳng.

- HS làm bài

a) 3 điểm O, M, N thẳng hàng

3 điểm O, P, Q thẳng hàng

b) 3 điểm B, O, D thẳng hàng

3 điểm A, O, C thẳng hàng

- 2 HS thực hiện trên bảng lớp. 

- HS thực hiện.


  

 LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 
 TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM - CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO ?

I.Mục tiêu:

  1. Kiến thức:
      -Nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật ( thực hiện 3 trong số 4 mục của BT1 toàn bộ BT2 )

  2.Kĩ năng:

      -Biết chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu Ai thế nào ?( thực hiện 3 trong số 4 mục ở BT3) 

  3. Thái độ:

      - GD HS học tập đức tính tốt của người  như ngoan,  hiền, chăm chỉ, siêng năng.  

  *GD Quyền trẻ em:

      -  Quyền được có gia đình.
* KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; tìm kiếm và xử lý thông tin.
II.  Đồ dùng dạy - học :

-GV :Tranh minh hoạ nội dung bài tập 1

-HS: SGK ,vở 

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2.Kiểm tra:

-Hãy kể những việc làm em giúp bố mẹ?

-Gọi 1 HS sắp xếp các từ sau thành câu: Chị em, giúp đỡ,  nhau, anh, chăm sóc,  em.  

-GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới :

HĐ 1. Giới thiệu bài.
-Hôm nay các em học cách sử dụng các từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, sự vật. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào?

HĐ 2. Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 1: 
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 

-GV treo tranh minh hoạ, yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi:

a. Em bé thế nào? (xinh,đẹp, dễ thương ...).

b. Con voi thế nào ? (khoẻ, to, chăm chỉ …).

c. Những quyển vở thế nào ? (đẹp, nhiều màu, xinh xắn ...)

d. Những cây cau thế nào ?(cao, thẳng, xanh, tốt ).

Bài 2 : 

- HS đọc yêu cầu bài, tự làm bài.

- HD chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 3.

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 

-Gọi 1 HS đọc câu mẫu.

-Yêu cầu HS làm bài tập vào vở.

-GV chấm 1 số bài, nhận xét.

4. Củng cố, dặn dò :

-Gọi 1 HS nhắc lại kiến thức đã học.

- Tổ chức HS chơi trò chơi “Truyền điện”.

*Cách chơi : Mỗi em nghĩ ra 1 từ chỉ đặc điểm hình  dáng của người, vật. Khi có lệnh của GV, mỗi em nối tiếp nhau nêu 1 từ, nhóm nào nêu nhiều từ nhóm đó thắng.

- Học bài ở nhà Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát tập thể.

- Em quét nhà, nấu cơm, cho gà ăn…

- Chị em giúp đỡ nhau.

             Anh giúp đỡ em.

             Chị em chăm sóc nhau.

             Anh chăm sóc em.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Dựa vào tranh trả lời câu hỏi.

- Em bé rất xinh./Em bé dễ thương.

Em bé rất đáng yêu ./Em bé rất đẹp …

- Con voi rất khoẻ ./Con voi thật  to.

Con voi chăm chỉ làm việc.

Con voi cần cù khuân gỗ.

- Những quyển vở này rất đẹp.

Những quyển vở này rất xinh.

- Những cây cau này rất cao.

- Những cây cau này thẳng.

- HS tự làm bài tập.

- Nhận xét, sửa sai.

-Chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để  tả mái tóc của ông bà em…

-1 HS đọc câu mẫu: Mái tóc ông em bạc trắng.

-HS chơi trò chơi.

- Lắng nghe, thực hiện.



Ngày soạn: 28/12/2014

Ngày giảng:Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2014
                                                         TẬP VIẾT        

                                                        CHỮ HOA:  N

I.Mục tiêu:

  1. Kiến thức:
      - Viết đúng chữ hoa N( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Nghĩ ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ )  Nghĩ trước nghĩ sau (3 lần ).
   *HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết .

  2.Kĩ năng:     

      - Viết đúng chữ hoa N( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Nghĩ ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ )  Nghĩ trước nghĩ sau (3 lần ).
      *HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết .

  3.Thái độ:
      - GDHS có ý thức kiên chì, cẩn thận, chính xác trong việc rèn chữ.

      *KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; tự nhận thức.

II.  Đồ dùng dạy - học :

-GV: Chữ hoa N. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

-HS: Vở, bảng…

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu  viết bảng con: M, miệng
- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: Bài hôm nay các con tập viết chữ hoa N và câu ứng dụng.

HĐ 2. HD viết chữ hoa:

* Quan sát mẫu:

               
[image: image7.emf]
- Chữ hoa N gồm mấy nét? Là những nét nào?

- Con có nhận xét gì về độ cao .

- Viết mẫu chữ hoa N vừa viết vừa nêu cách viết.

- Yêu cầu  viết bảng con.

- Nhận xét sửa sai.

HĐ 3. HD viết câu ứng dụng:

- Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng.

- Yêu cầu  HS đọc câu ứng dụng.

- Con hiểu gì về nghĩa của câu này?

-Quan sát chữ mẫu :


- Nêu độ cao của các chữ cái?

- Vị trí dấu thanh đặt như thế nào ?

- Khoảng cách các chữ như thế nào ?

- Viết mẫu chữ “nghĩ” ( Bên chữ mẫu).

* HD viết chữ “nghĩ” bảng con.

- Yêu cầu  viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 4. HD viết vở tập viết: 

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu viết, cho HS viết bài.   

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho một số em viết chậm. 

- Chấm bài, nhận xét

HĐ 5. Chấm chữa bài: 

- Thu 5 - 7 vở chấm bài.

- Nhận xét bài viết.

4. Củng cố, dặn dò: 

- HD bài về nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét, điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa N gồm 3 nét: Nét móc ngược phải, nét thẳng đứng, nét xiên phải.

- Cao 5 đơn vị, rộng 6 đơn vị.

- Viết bảng con 2 lần.

- Nghĩ trước nghĩ sau.

- 2, 3 HS đọc câu ứng dụng.

- Phải suy nghĩ cho chín chắn trước khi làm bất cứ việc gì.

- Quan sát, nhận xét.

- Chữ cái có độ cao 2,5 li: N, g, h..

- Chữ cái có độ cao  1,5 li : t
- Chữ cái có độ cao 1 li: i, ư, ơ, c, a, u. 
- Dấu ngã đặt trên i ở chữ nghĩ, dấu sắc đặt trên ơ chữ  trước..

- Các chữ cách nhau một con chữ o.
- Quan sát.

- Viết bảng con 2 lần.

- Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN

                                                       LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

     - Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm.

  2.Kĩ năng:

     - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

     - Biết tìm số bị trừ, tìm số trừ.

 Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2, 5), Bài 3.

3.Thái độ:

* KNS: Quản lý thời gian; hợp tác; lắng nghe tích cực. 

II. Đồ dùng dạy - học:

-Viết sẵn bài tập 2 lên bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

HS1: Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước A, B và nêu cách vẽ.

HS2: Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước C, D và chấm điểm E sao cho E thẳng hàng với C và D. Trả lời thế nào là 3 điểm thẳng hàng với nhau.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Chúng ta đã học qua các bài phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 hôm nay cô cùng các em luyện tập lại để củng cố kiến thức.

HĐ 2. Luyện tập

Bài 1.

- Yêu cầu HS tự nhẩm ghi kết quả vào nháp và báo cáo kết quả.

Bài 2.(bỏ cột 3, 4)

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. Gọi 5 HS lên bảng làm bài. Mỗi HS thực hiện 2 con tính.

- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Yêu cầu HS nêu rõ cách thực hiện với các phép tính: 74 - 29; 38 - 9; 80 - 23.

- Nhận xét và cho điểm sau mỗi lần HS trả lời.

Bài 3: Bài toán yêu cầu làm gì?

+ x trong ý a, b, là gì trong phép trừ?

+ Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làn ý a, b. 2 HS lên bảng làm bài. Lớp làm vào vở.

- Gọi HS nhận xét bài bạn.

- Viết lên bảng đề bài ý c và hỏi: x là gì trong phép trừ?

+ Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài tiếp. 1 HS làm bài trên bảng. Sau đó cho HS dưới lớp nhận xét.

- Nhận xét và đánh giá HS.

Bài 4. Khuyến khích HS khá giỏi thực hiện.

- Yêu cầu HS nêu đề bài ý a.

- Yêu cầu HS nêu cách vẽ và tự vẽ.

+ Nếu bài Yêu cầu vẽ đoạn thẳng MN thì ta chỉ nối đoạn thẳng từ đâu tới đâu?

- Vẽ đoạn thẳng MN khác gì so với đường thẳng MN.

- Yêu cầu HS nêu Yêu cầu ý b.

- Gọi 1 HS nêu cách vẽ.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

+ Ta vẽ được nhiều đường thẳng đi qua O không?

- Kết luận: Qua 1 điểm ta có thể vẽ được rất nhiều đường thẳng

4. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay, các em được học bài gì?

- Về nàh có thể làm thêm các bài tập còn lại ở lớp. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nhẩm và báo cáo kết quả.

- Làm bài sau đó nối tiếp nhau theo bàn hoặc theo tổ để báo cáo kết quả từng phép tính. Mỗi HS chỉ báo cáo kết quả một phép tính.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nêu cách thực hiện.

- Nhận xét bài của bạn cả về cách đặt tính và thực hiện phép tính.

+ Tìm x.

+ Là số trừ.

+Lấy số bị trừ trừ đi hiệu

32 - x = 18                 20 - x = 2

       x = 32 - 18                 x = 20 - 2

       x = 14                         x = 18

- Nhận xét bạn làm bài đúng / sai.

+ x là số bị trừ

+ Ta lấy hiệu cộng với số trừ.

x - 17 = 25

       x = 25 + 17

       x = 24

- Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm MN.

- Đặt thước sao cho 2 điểm M và N đều nằm trên mép thước. Kẻ đường thẳng đi qua 2 điểm MN.

+ Từ M tới N.

- Khi vẽ đoạn thẳng ta chỉ cần nối M với N, còn khi vẽ đường thẳng ta phải kéo dài về 2 phía MN.

- Vẽ đường thẳng đi qua điểm O.

- Đặt thước sao cho mép thước đi qua O sau đó kẻ một đường thẳng theo mép thước được đường thẳng đi qua O.

- Vẽ vào vở.

+ Vẽ được rất nhiều.

- HS nêu.



KỂ CHUYỆN

HAI ANH EM

I.Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

     -Kể lại được từng phần câu chuyện theo gợi ý ( BT1); nói lại được ý nghĩa của hai anh em khi gặp nhau trên đồng ( BT2)

   2.Kĩ năng:

    -HS khá giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (bài tập 3).

   3.Thái độ:

    - KNS: Lắng nghe tích cực; giao tiếp; hợp tác; thể hiện sự cảm thông.

II.  Đồ dùng dạy - học :

- Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Gọi học sinh  kể lại chuyện: Câu chuyện bó đũa.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài mới.
- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD kể chuyện: 

* Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý.

- Kể trong nhóm.

- Gọi các nhóm kể.

- Nhận xét, đánh giá.

* Nói ý nghĩ của hai anh em khi gặp nhau trên đồng?

* Kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Yêu cầu các nhóm kể.

- Nhận xét đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3P)
-Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của câu chuyện?

 - Về nhà tập kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 học sinh  nối tiếp kể.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

-  Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Quan sát tranh - kể theo nội dung tranh.

 - Đọc các gợi ý.

a, Mở đầu câu chuyện.

b, ý nghĩa việc làm của người em.

c, ý nghĩa việc làm của người anh.

d, Kết thúc câu chuyện.

- Các nhóm thi kể.

- Nhận xét,  bổ sung.

- 2 học sinh  đọc đoạn 4 của câu chuyện.

- Nêu ý nghĩ của mình.

- ý nghĩ của người anh:

+ Em mình tốt quá, em đã lo lắng cho anh chị. Anh thật cảm  ơn em.

- Ý nghĩ của người em:

+ Anh ơi ! Sao anh lại đưa lúa thêm cho em, em chỉ có một mình, anh chị còn nuôi các cháu nữa, em cảm ơn anh nhiều.

- Đại diện 3 nhóm thi kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét - bình chọn.

*Ca ngợi tình cảm của hai anh em.
- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 28/12/2014

Ngày giảng:Thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2014

CHÍNH TẢ (Nghe - viết)
  
 BÉ HOA

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:
-Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi.

-Làm được BT(3) a / b.

-GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

- KNS: Lắng nghe tích cực, quản lý thời gian; hợp tác.

II.  Đồ dùng dạy - học :

- BP: Viết sẵn đoạn viết, nội dung  bài tập 3 ( a/b ).

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- KIểm tra sĩ số, HS hát.

2. Kiểm tra: 

- Đọc cho HS viết các từ: phần lúa,           nghĩ vậy, nuôi vợ, lấy lúa,…

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS nghe viết chính tả.

* Đọc, HD tìm hiểu đoạn viết.

- Em Nụ đáng yêu như thế nào?

* HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết  từ khó: em Nụ,                 yêu lắm, lớn lên, đưa võng,…       

- Nhận xét, sửa sai.

*HD viết bài:

- Gợi ý HS nêu cách trình bày bài viết, về quy tắc viết hoa, … 

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý cách trình bày, tư thế ngồi viết.

- Yêu cầu  viết bài: Đọc chậm từng cụm từ, bộ phận của câu cho HS viết.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

-Thu 7- 8  bài nhận xét – đánh giá.

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 3: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát tập thể.

- 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.         

- Nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Em Nụ môi đỏ hồng, mắt mở to, tròn đen láy.

- Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- HS nêu.

- Nghe- 1 học sinh đọc lại.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe - viết bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Điền vào chỗ trống s/ x; ât/ âc?

- sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao.

- giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên.

- Nhận xét, bổ sung.



TẬP LÀM VĂN

                                     CHIA VUI, KỂ VỀ ANH CHỊ EM

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:
  1. KT và KN :

 -  Biết nói lời chia vui (chúc mừng) hợp tình huống giao tiếp (BT1, BT2). 

- Viết được đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em (BT3).

  2.TĐ: - GDHS tình cảm đẹp đẽ giữa anh chị em trong gia đình. Anh chị, em trong gia đình phải yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

- KNS: Thể hiện sự cảm thông; xác định giá trị; tự nhận thức về bản thân.

*GD Quyền trẻ em:

     - Quyền được có gia đình được mọi người trong gia đình yêu thương, chăm sóc.
*GDBVMT:  - GD HS có tình cảm đẹp đẽ trong gia đình.

II.  Đồ dùng dạy - học :

1.Giáo viên : Bảng phụ chép sẵn gợi ý Bài tập 1.

2.Học sinh : Sách Tiếng việt, vở.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2.  Kiểm tra.

-Gọi 3 em trả lời câu hỏi bài 1/ tr 122.

-Gọi 2 em đọc lời nhắn tin đã viết.

-Nhận xét,đánh giá .

3. Bài mới: 

*. HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

 HĐ  2: HD làm bài tập.
Bài 1 : Yêu cầu gì ?

-GV nhắc nhở HS:  Chú ý nói lời chia vui một cách tự nhiên thể hiện thái độ vui mừng của em trai trước thành công của chị.

-GV tổ chức cho HS trả lời theo cặp.

-Nhận xét.

Bài 2 : Em nêu yêu cầu của bài ?

-GV nhắc nhở: Em nói lời của em để chúc mừng chị Liên (không nói lời của Nam).

-Nhận xét góp ý.

Bài 3 :  Yêu cầu gì ?

-GV nhắc nhở : Khi viết cần chọn viết về một người đúng là anh, chị, em của mình.

-Em chú ý giới thiệu tên người ấy, đặc điểm về hình dáng, tính tình, tình cảm của em đối với người ấy.

-GV theo dõi uốn nắn.

-Nhận xét, chọn bài viết hay nhất. Chấm điểm.

- GDHS tình cảm đẹp đẽ giữa anh chị em trong gia đình. Anh chị, em trong gia đình phải yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- Nhắc lại một số việc khi viết câu kể về anh, chị, em trong gia đình. Xem trước bài sau.

-Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đè bài.

-Viết nhắn tin.

- Trả lời câu hỏi.

-2 em đọc lời nhắn đã viết.

-Nhắc lại lời của Nam chúc mừng chị Liên được giải nhì kì thi học sinh giỏi

-Quan sát tranh nhắc lại lời của Nam.

-Từng cặp nêu ( mỗi em nói theo cách nghĩ của em )

-Nhiều cặp đứng lên trả lời.

-Lớp nhận xét, chọn bạn trả lời hay.

-Em chúc mừng chị. Chúc chị sang năm đạt giải nhất.

-Em sẽ nói gì để chúc mừng chị Liên.

-HS nối tiếp nhau phát biểu :

-Em xin chúc mừng chị./ Chúc mừng chị đạt giải nhất./Chúc chị học giỏi hơn nữa./ Chúc chị năm sau đạt giải cao hơn./Chị ơi! Chị giỏi quá! Em rất tự hào về chị./ Mong chị năm tới sẽ đạt kết quả cao hơn./

-Viết từ 3-4 câu kể về anh, chị, em ruột (hoặc em họ) của em.

-HS làm bài viết vào vở

VD: Chị gái của em là Hoài Linh 12 tuổi là học sinh lớp 6 trường THCS Hoàng Văn Thụ. Chị gái em có nước da trắng hồng, mái tóc đen bóng, đôi mắt to đen láy. Chị rất hiền hậu và vui tính. Năm học vừa qua chị đạt học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh. Em rất yêu quý và tự hào về chị…

-Nhiều em nối tiếp nhau đọc bài viết.

-Nhận xét, điều chỉnh.

-Hoàn thành bài viết.

- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe, ghi nhớ.






 TOÁN

   
     LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

- Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm.

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

  2. Kĩ năng:

- Tính giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính.

- Giải toán với các số có kèm đơn vị cm.

- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 3), Bài 3, Bài 5.

  3.Thái độ:

-Rèn tính cẩn thận ,chính xác.

      *KNS: Tự nhận thức; hợp tác; quản lý thời gian; tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy - học:

-Viết sẵn nội dung bài tập 1 vào bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, nhắc nhở HS.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài. Hôm nay cô cùng các em học tiếp bài luyện tập chung.

HĐ 2. Luyện tập thực hành.

Bài 1. GV có thể cho HS làm bài sau đó nối tiếp nhau báo cáo kết quả hoặc có thể tổ chức thành trò chơi thi nói nhanh kết quả của phép tính.

Bài 2.

- Yêu cầu HS nêu đề bài.

+ Khi đặt tính chúng ta phải chú ý điều gì?

+ Thực hiện tính bắt đầu từ đâu?

- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.

- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện mỗi HS thực hiện hai con tính.

- Gọi 2 HS nhận xét bài bạn.

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện các phép tính: 32 - 25; 61 - 19; 30 - 6.

Bài 3.

+ Bài toán yêu cầu gì?

- Viết lên bảng; 42 - 12 - 8 và hỏi: Tính như thế nào?

- Gọi 1 HS nhẩm kết quả.

- Yêu cầu HS tự làm bài. Ghi kết quả trung gian rồi ghi kết quả cuối cùng vào vở.

- Yêu cầu HS nhận xét bài 2 bạn trên bảng.

- Nhận xét và đánh giá.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài. 

- HS thực hiện.

- Đặt tính rồi tính

+ Đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau.

+ Từ hàng đơn vị (từ phải sang trái).

- Làm bài.

- Nhận xét bài bạn cả về cách đặt tính, kết quả tính.

- 3 HS lần lượt trả lời.

+ Yêu cầu tính.

- Tính lần lượt từ trái sang phải.

- 42 - 12 bằng 30, 30 trừ 8 bằng 22.

- Làm bài. Chẳng hạn:

58 - 24 - 6 = 34 - 6 = 28.

- Nhận xét bạn làm đúng / sai.

	Bài 5.

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

+ Bài toán thuộc dạng toán gì?

+ Vì sao?

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

4. Củng cố - dặn dò ( 3p)

- Có thể làm thêm ở nhà các bài tập chưa làm ở lớp. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học
	- Đọc đề bài.

+ Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.

+ Vì ngắn hơn nên ít hơn.

- HS làm bài vào vở sau đó đọc chữa.

Tóm tắt:

Đỏ:

65 cm

Xanh:  

             17 cm

           ? cm

Bài giải.

Băng giấy màu xanh dài là:

65 - 17 = 48 (cm)

                                   Đáp số: 48 cm.

- Lắng nghe và thực hiện.


SINH HOẠT TUẦN 15

I.Mục tiêu

     * Giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh.

· Giúp học sinh thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần để có hướng phấn đấu trong những tuần học tới.

· Giúp học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập để học sinh có cố gắng hơn trong học tập.

     Nội dung và hình thức:

· Nội dung:

· Đánh giá hoạt động của tuần 15

· Triển khai kế hoạch tuần  16.

       *  Hình thức:

· Triển khai, đánh giá, thảo luận.

II.Hoạt động trong tuần

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Thời gian

	* Nhận xét hoạt động tuần 15:

- í kiến của giáo viên:

    - GV nhận xét chung về kết quả học tập cũng như các hoạt động khác của lớp trong tuần.

· Ưu điểm:

- Đạo đức: Đa số các bạn ngoan ngoãn chấp hành tốt nội quy trường lớp đề ra.

* Nề nếp: - Ra vào lớp đúng giờ

* Chuyên cần:

 -  Không có bạn nào đi học muộn .      - Không có ai nghỉ học.
   * Vệ sinh:
- Các em đi học vệ sinh cá nhân, mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ

  * Học tập:

       + Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em có nề nếp học tập tốt, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- Các em có ý thức học tập tốt thi dua , hăng hái phát biểu xây dựng bài .Tuyên dương em: ……………………………………...

  + Tổ có hS đi học đầy đủ , học bài và làm BT , giúp bạn học chưa tiến bộ. như em: .............................................

+  Nhược điểm:

 - Còn một số như em: …………

…………………………………

- Viết chậm và chưa đẹp: như em: …………………………………….. Sai nhiều lỗi chính tả:  ……………

* Nhắc nhở em:……………………, về nhà luyện đọc, rèn viết, làm toán.

* Các hoạt động khác:

 + Thể dục và xếp hàng ra vào lớp: Nghiêm túc. 


	- Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua.

HS thảo luận :

    - Tổ trưởng các tổ điều khiển các bạn của tổ mình.

      + Các bạn trong tổ nêu những ưu nhược điểm của mình, của bạn trong tổ.

      + Tổ phó ghi chép ý kiến các bạn vừa nêu.

  + Tổ trưởng tổng hợp ý kiến.

      + Cho các bạn tự nhận loại trong tuần.

- Lớp phó, các tổ trưởng bổ sung ý kiến.

- Ý kiến đóng góp của các thành viên trong lớp.


	10p

5p

15p

5p




III. Kế hoạch tuần 15: (5p)  

    * Nề nếp:
        - Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

        - Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.

    * Học tập:

         - Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

         - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 16

        - Tích cực tự ôn tập kiến thức, chú ý công tác bồi dưỡng HS tiến bộ, và kèm Hs chưa tiến bộ.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

    * Vệ sinh:

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

    * Hoạt động khác:

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. ATGT.

	
	………………ngày,…/ 12 /2014

TT




TUẦN 16

Ngày soạn. 5/ 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014.

Môn: TẬP ĐỌC


CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

    1& 2. KT & KN:
          - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.

 - Hiểu ND: Sự gần gũi, đáng yêu của con vật nuôi đối với đời sống tình cảm của bạn nhỏ (làm được các bài tập trong SGK).

   3.TĐ: GD học sinh tình cảm yêu thương các loài vật.

       *GD Quyền trẻ em: Quyền được yêu quí các con vật( chó, mèo)
II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

- Kiểm soát cảm xúc; thể hiện sự cảm thông; trình bày suy nghĩ; tư duy sáng tạo; phản hồi, lắng nghe tích cực, chia sẻ.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG:

· Hỏi và trả lời.

· Trình bày một phút.

· Thảo luận chia sẻ.

· Biểu đạt sáng tạo. Nêu và nhận xét tranh minh họa, bình luận về nhân vật, hành động nhân vật… trong câu chuyện.

IV. ĐỒ DÙNG D - H

- GV: Tranh minh hoạ SGK.BP HD LĐ – THB.

V.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	*. Ổn định tổ chức (1p)

- Kiểm ta sĩ số, HS hát.
A) .Kiểm tra: (5p) 

- Cho 3 HS đọc bài “Bé Hoa” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.
TIẾT 1

B) Khám phá (Giới thiệu bài: (1p))

- Chủ điểm mở đầu tuần 16 có tên gọi Bạn trong nhà. Các em hãy quan sát tranh minh họa và nói về tranh. 

+ Các em đã đoán được bạn trong nhà là ai chưa ? 

- Bài học mở đầu chủ điểm Bạn trong nhà là truyện Con chó nhà hàng xóm. Qua bài đọc này, các em sẽ thấy tuổi thơ của thiếu nhi không thể thiếu tình bạn với các vật nuôi trong nhà. Những người bạn ấy làm cho cuộc sống của các em thêm đẹp, thêm vui. 

C) Kết nối. 

C.1 Luyện đọc  (20p)

- Giáo viên đọc mẫu lần 1.

- Gợi ý HS phát hiện, nêu từ khó, GV ghi bảng, HD luyện đọc: nhảy nhót, tung tăng, lo lắng,…

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo câu.

- Gợi ý HS chia đoạn.

- HDHS đọc từng đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HD đọc câu khó.

+ Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

+ HDHS giải nghĩa từ, GV ghi bảng: tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động,…

+ Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-Yêu cầu luyện đọc trong nhóm.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài.

- 1 HS đọc toàn bài.
	- HS hát đầu giờ.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe.

- HS phát biểu ý kiến.

- Là những vật nuôi trong nhà như: chó mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng,…

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

- Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia đoạn. 

-HS đọc câu khó cá nhân.

-Đọc nối tiếp lần 1.

-Đọc, giải nghĩa từ.

-Đọc nối tiếp lần 2.

-HS trong nhóm  luyện đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Lớp đọc đồng thanh.

- 1 HS đọc toàn bài.


       Tiết 2

	C.2.Tìm hiểu bài.(10P)

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài kết hợp trả lời câu hỏi.

+ Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét, chốt ý.

D. THỰC HÀNH 

D.1 Luyện đọc lại (10p)

- GV đọc mẫu cả bài.

- HDHS đọc toàn bài, từng đoạn bài.

-Yêu cầu HS luyện đọc từng đoạn bài.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Nhận xét tuyên dương.

D.2. LIÊN HỆ :

- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?

- Y/c H suy nghĩ trả lời.

e.Áp dụng:

 3. Củng cố, dặn dò: (3p)

- 1 HS khá giỏi đọc lại toàn bài.

- Đọc bài ở nhà. Chuẩn bị bài sau.

+ Sưu tầm tranh ảnh và các câu chuyện , bài viết về các vật nuôi …

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc thầm đoạn, bài và trả lời câu hỏi

-HS trả lời.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS  đọc theo nhóm.

- HS luyện đọc từng đoạn bài.

- Thi đọc cá nhân, nhóm.
-Tình thân của một bạn nhỏ đối với con chó nhà hàng xóm.

- Lắng nghe và thực hiện.


Môn: TOÁN


NGÀY, GIỜ

I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:

   1.KT: 

- Nhận biết 1 ngày có 24 giờ, 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

- Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày.

- Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.

   2.KN: 

- Biết xem giờ đúng trên đồng hồ.

- Nhận biết thời điểm, khoảng thời các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3.

- KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.

   3.TĐ:

- Rèn tính cẩn thận ,chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng ghi sẵn nội dung bài học

- Mô hình đồng hồ có thể quay kim

- Một đồng hồ điện tử

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (3p)

- Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, nhắc nhở học sinh.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: Để biết được ngày giờ là gì, và một ngày có bao nhiêu giờ thì hôm nay cô cùng các em tìm hiểu qua bài Ngày, Giờ.

HĐ 2. Giới thiệu ngày, giờ (13p)

Bước 1:

- Yêu cầu HS nói rõ bây giờ là ban ngày hay ban đêm.

- Nêu: Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm. Ban ngày là lúc chúng ta nhìn thấy mặt trời. Ban đêm chúng ta không nhìn thấy mặt trời.

- Đưa ra mặt đồng hồ, quay đến 5 giờ và hỏi: Lúc 5 giờ sáng em đang làm gì?

- Quay mặt đồng hồ đến 11 giờ và hỏi: Lúc 11 giờ trưa em đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 2 giờ và hỏi: Lúc 2 giờ chiều em đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 8 giờ và hỏi: Lúc 8 giờ tối em đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 12 giờ đêm và hỏi: Lúc 12 giờ đêm em đang làm gì?

- Giới thiệu: Mỗi ngày được chia ra làm các buổi khác nhau là sáng, trưa, chiều, tối, đêm.

Bước 2:

- Nêu: Một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Kim đồng hồ phải quay được 2 vòng mới hết một ngày. Một ngày có bao nhiêu giờ

- Nêu: 24 giờ trong một ngày lại được chia ra theo các buổi.

- Quay đồng hồ cho HS đọc giờ của từng buổi. Chẳng hạn: Quay lần lượt từ 1 giờ đến 10 giờ sáng

+ Vậy buổi sáng bắt đầu từ mấy giờ?

- Làm tương tự với các buổi còn lại.

- Yêu cầu HS đọc phần bài học trong SGK.

- Hỏi: 1 giờ chiều còn gọi là mấy giờ

- Tại sao?

- Có thể hỏi thêm về các giờ khác.

HĐ 3. Luyện tập, thực hành. (15p)

Bài 1.

- Yêu cầu HS nêu cách làm bài.
- Đồng hồ thứ nhất chỉ mấy giờ?

- Điền số mấy vào chỗ chấm?

- Em tập thể dục lúc mấy giờ?

- Yêu cầu HS làm tương tự với các phần còn lại.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Nhận xét – chỉnh sửa cho HS.

Bài 3.

- GV giới thiệu đồng hồ điện tử sau đó cho HS đối chiếu để làm bài.

4. Củng cố, dặn dò. (4p)

- 1 ngày có bao nhiêu giờ? Một ngày bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? 1 ngày chia làmmấy buổi? Buổi sáng tính từ mấy giờ đến mấy giờ…

- Dặn dò HS ghi nhớ nội dung bài học và luyện tập kỹ cách xem giờ đúng trên đồng hồ. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét giờ học.
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Bây giờ là ban ngày.

- Em đang ngủ.

- Em ăn cơm.

- Em đang học bài.

- Em xem ti vi.

- Em đang ngủ

- HS nhắc lại.

- HS đếm trên mặt đồng hồ 2 vòng quay của kim đồng hồ và trả lời: 24 tiếng đồng hồ (24 giờ). (GV có thể quay đồng hồ cho HS đếm theo).

- Đếm theo: 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, …10 giờ sáng.

+ Buổi sáng từ 1 giờ sáng đến 10 giờ sáng.

- Đọc bài.

- Còn gọi là 13 giờ.

- Vì 12 giờ trưa rồi đến 1 giờ chiều. 12 cộng 1 bằng 13 nên 1 giờ chính là 13 giờ.

- Xem giờ được vẽ trên mặt đồng hồ rồi ghi số chỉ giờ vào chỗ chấm tương ứng.

- Chỉ 6 giờ.

- Điền 6.

- Em tập thể dục lúc 6 giờ sáng.

- Làm bài. 1 HS đọc chữa bài.

- Nhân xét bài của bạn đúng / sai.

- Làm bài.

20 giờ còn gọi là 8 giờ tối. 

- HS suy nghĩ và trả lời.

- Lắng nghe, thực hiện.



Ngày soạn. 5/ 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2014

Môn: CHÍNH TẢ (Tập chép)


CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1. KT: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng bài văn văn xuôi.
        2.KN:  - Làm đúng BT2; BT(3) a / b.

3.TĐ: - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

· Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; Hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng; thảo luận nhóm.

III. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn đoạn viết, nội dung  bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2, Kiểm tra : (5p)

- Đọc các từ cho học sinh viết: em Nụ,               yêu lắm, lớn lên, đưa võng,…                  
- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: (1p)

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS nhìn viết chính tả. (23p)

* Đọc đoạn viết trên bảng.

- Vì sao từ “bé” trong đoạn lại viết hoa.

- Trong hai từ “bé” ở trong câu: “Bé là một cô bé yêu loài vật”, từ nào là tên riêng ?

* HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết từ khó: quấn quýt,                  bị thương,  mau lành,…

- Nhận xét, sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết trên bảng.

- Gợi ý HS nêu cách trình bày bài, quy tắc viết hoa.

- Lưu ý về tư thế ngồi viết của HS.

- Yêu cầu  viết bài.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

-Thu 3 – 4  bài - Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3. HD làm bài tập: (10p)
 Bài 2:  Tìm và ghi vào chỗ trống;

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

 Bài 3: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.

- 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.         

- Nhận xét, điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại bài trên bảng.

- Từ bé ở trong bài phải viết hoa, là tên riêng.

- Từ bé thứ nhất là tên riêng.

- Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe - 1 học sinh đọc lại.

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nhìn bảng chép bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Tìm và ghi vào chỗ trống;

- Tiếng có vần ui: núi, múi, mui, bùi, rui, chui, túi,…

- Tiếng có vần uy: Thuỷ, luỹ tre, tuỳ ý, suy nghĩ,…

 - Đọc cả nhóm - đồng thanh .

 - Nhận xét.

* Những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch:

a, - Chăn , chiếu, chõng, chổi, chạn, chậu, chảo, chày, chõ, chĩnh, chum, chỉ, chụp đèn,...

b, Tìm tron bài tập đọc con chó nhà hàng xóm:

 - 3 tiếng có thanh hỏi: nhảy, kể, mải, hỏi, thỉnh thoảng.

 - Tiếng có thanh ngã: khúc gỗ, ngã đau, vẫy đuô, bác sĩ.

- Đọc cả nhóm, đồng thanh.

- Nhận xét, điều chỉnh.

- Lắng nghe, thực hiện.



Môn: TOÁN


THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:

   1&2. KT&KN:

 - Biết xem đồng hồ ở thời điểm sáng, chiều, tối.

- Nhận biết số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ, …

- Nhận biết các hoạt động sinh hoạt học tập thường ngày liên quan đến thời gian.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2.

KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

  3.TĐ:

 -Rèn tính cẩn thận ,chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh các bài tập1, 2 phóng to (nếu có)

- Mô hình đồng hồ có kim quay được

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.(5p)

- Gọi 2 HS lên bảng và hỏi.

HS 1. Một ngày có bao nhiêu giờ? Hãy kể tên các giờ của buổi sáng?

HS2. Em thức dậy lúc mấy giờ, đi học về lúc mấy giờ, đi ngủ lúc mấy giờ? Hãy quay kim đông hồ chỉ lần lượt các giờ đó và gọi tên các giờ đó.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài. (1p) Trong giờ học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành xem đồng hồ.

HĐ 2. HD thực hành.(20p)

Bài 1.

- Đọc Yêu cầu bài.

- Treo tranh 1 và hỏi: Bạn An đi học lúc mấy giờ?

- Đồng hồ nào chỉ lúc 7 giờ sáng?

- Đưa mô hình đồng hồ và yêu cầu HS quay kim đến 7 giờ.

- Gọi 2 HS khác nhận xét.

- Tiến hành tương tự với các bức tranh còn lại.

- 20 giờ còn gọi là mấy giờ tối?

- 17 giờ còn gọi là mấy giờ chiều?

- Hãy dùng cách nói khác để nói về giờ khi bạn An xem phim, đá bóng.

Bài 2.

- Yêu cầu HS đọc các câu ghi dưới bức tranh 1.

- Muốn biết câu nào nói đúng câu nào nói sai ta phải làm gì?

- Giờ vào học là mấy giờ?

- Bạn HS đi học lúc mấy giờ?

- Bạn đi học sớm hay muộn?

- Vậy câu nào đúng, câu nào sai?

- Để đi học đúng giờ bạn HS phải đi học lúc mấy giờ?

- Tiến hành tương tự với các bức tranh còn lại.

Lưu ý: Bức tranh 4 vẽ bóng điện và mặt trăng nên câu a là câu đúng. (Bạn Lan tập đàn lúc 20 giờ).

4. Củng cố - dặn dò. (3p)

- Dặn dò HS ghi nhớ nội dung bài học và luyện tập kỹ cách xem giờ đúng trên đồng hồ. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét giờ học.
	- 2 HS trả lời, HS nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh.

- Bạn An đi học lúc 7 giờ sáng.

- Đồng hồ B chỉ 7 giờ sáng.

- Quay kim trên mặt đồng hồ.

- Nhận xét bạn trả lời đúng / sai. Thực hành quay kim đồng hồ đúng / sai.

- Trả lời.

An thức dậy lúc 6 giờ sáng - Đồng hồ A.

An xem phim lúc 20 giờ - Đồng hồ D.

17 giờ An đá bóng - Đồng hồ C.

- 20 giờ còn gọi là 8 giờ tối.

- 17 giờ còn gọi là 5 giờ chiều.

- An xem phim lúc 8 giờ tối. An đá bóng lúc 5 giờ chiều.

- Đi học đúng giờ/ đi học muộn

- Quan sát tranh, đọc giờ quy định trong tranh và xem đồng hồ rồi so sánh.

- Là 7 giờ.

- 8 giờ.

- Bạn HS đi học muộn

- Câu a sai, câu b đúng.

- Đi học trước 7 giờ để đến trường lúc 7 giờ

- Lắng nghe và thực hiện.


 

Ngày soạn. 6 / 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2014

Môn: TẬP ĐỌC


THỜI GIAN BIỂU

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

   1&2. KT & KN:
·  Biết đọc chậm, rõ ràng các số chỉ giờ; ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu, giữa cột, dòng.

- Hiểu được tác dụng của thời gian biểu ( trả lời được CH 1,2 ) HS khá, giỏi trả lời được CH3.

   3.TĐ: 

- GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

- Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; hợp tác; thyể hiện sự tự tin.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG:

· Hỏi và trả lời.

· Trình bày một phút.

· Thảo luận chia sẻ.

Biểu đạt sáng tạo. 

IV. Đồ dùng dạy - học:

- GV: SGK.- Bp HD LĐ – THB.

V. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2.Kiểm tra: (5p)

- Cho 3 HS đọc bài “Con chó nhà hàng xóm” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới :
HĐ 1. Giới thiệu bài: (1p)
Mỗi ngày, các em có rất nhiều việc phải làm ở nhà và ở trường. Vì không biết sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc, nên có em suốt ngày bận rộn mà kết quả coogn việc vẫn không tốt. Ngược lại, có em làm được nhiều việc mà vẫn thong thả, lại có thì giờ vui chơi. Muốn được như vậy, phải biết sắp xếp các việc theo thời gian biểu hợp lý. Tiết tập đọc Thời gian biểu hôm nay sẽ giúp các em biết cách đọc đúng một thời gian biểu, đồng thời học cách lập một thời gian biểu cho hoạt động hàng ngày của mình.
HĐ 2. HDHS luyện đọc. (15p)

- Giáo viên đọc mẫu lần 1. 

- Gợi ý HS phát hiện và từ khó, GV ghi bảng: thời gian biểu,  rửa mặt, sách vở,…

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo câu.

-HDHS chia đoạn.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

- HDHS giải nghĩa từ, GV ghi bảng: thời gian biểu, vệ sinh cá nhân…

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.

- 1 HS đọc toàn bài

HĐ 3. HDHS tìm hiểu bài.(10p)
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét, chốt ý.

HĐ 4. HD luyện đọc lại.(5p)

- GV đọc bài lần 2.

-HDHS đọc toàn bài, từng đoạn bài.

- Cho HS luyện đọc từng đoạn, bài.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

- Nhận xét, đánh giá.

4.Củng cố, dặn dò.(3p)

 Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Đọc bài ở nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhạn xét tiết học.
	- HS hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.

- HS đọc từ khó cá nhân.

- Đọc nối tiếp theo câu.

- 4 đoạn.

- Đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

-Đọc, giải nghĩa từ.

-Đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-HS trong nhóm luyện đọc với nhau, thi đọc.

- 1 HS đọc.

-Đọc thầm đoạn, bài và trả lời câu hỏi.

-HS trả lời.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS luyện đọc cá nhân, nhóm.

- HS luyện đọc từng đoạn, bài.

-Thi đọc cá nhân, nhóm.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Thời gian biểu làm việc thích hợp trong ngày.

- Lắng nghe và thực hiện.


     

Môn: TOÁN

NGÀY, THÁNG

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:
   1.KT:

- Biết đọc tên các ngày trong tháng.

- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần lễ.

  2.KN: 

- Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, tháng (biết tháng 11 có 30 ngày, tháng 12 có 31 ngày); ngày, tuần lễ.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2.

- KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.

 3.TĐ: 

- Rèn tính cẩn thận ,chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- 1 quyển lịch tháng hoặc tờ lịch tháng 11, 12 như phần bài học phóng to.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.(1p)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra. (5p)

- Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, nhắc nhở học sinh.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: (1p)

  - Để biết được một năm có bao nhiêu tháng và một tháng có bao nhiêu ngày thì hôm nay cô cùng các em tìm hiểu qua bài: ngày tháng.

HĐ 21. Giới thiệu các ngày trong tháng. (12p)

- Treo tờ lịch tháng 11 Hỏi HS xem có biết đó là gì không?

- Lịch tháng nào? Vì sao em biết?

- Lịch tháng cho ta biết điều gì?

- Yêu cầu HS đọc tên các cột.

- Ngày đầu tiên của tháng là ngày nào?

- Ngày 1 tháng 11 vào thứ mấy?

- Yêu cầu HS lần lượt tìm các ngày khác.

- Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

- GV kết luận lại về những thông tin được ghi trên lịch tháng, cách xem lịch tháng.

HĐ 3. Luyện tập, thực hành (20p)

Bài 1.  Bài tập yêu cầu chúng ta đọc và viết các ngày trong tháng.

- Gọi 1 HS đọc mẫu.

- Yêu cầu HS nêu cách viết của ngày bảy tháng mười một.

- Khi viết một ngày nào đó trong tháng ta viết ngày trước hay tháng trước?

- Yêu cầu HS làm tiếp bài tập.

- GV nhận xét, đánh giá. 
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Tờ lịch tháng.

- Lịch tháng 11...

- Các ngày trong tháng

- Thứ hai, thứ ba, thứ tư, … Thứ bảy.

- Ngày 1.

- Thứ bảy.

- Thực hành chỉ ngày trên lịch.

- Tháng 11 có 30 ngày.

- Nghe và ghi nhớ.

- Đọc phần bài mẫu.

- Viết chữ ngày sau đó viết số 7, viết tiếp chữ tháng rồi viết số 11.

- Viết ngày trước

- Làm bài, sau đó 1 em đọc ngày tháng cho một em thực hành viết trên bảng. 

	Kết luận: Khi đọc hay viết ngày trong tháng ta đọc, viết ngày trước, tháng sau

Bài 2: Treo tờ lịch tháng 12 như trong bài học lên bảng.

- Đây là lịch tháng mấy?

- Nêu nhiệm vụ: Điền các ngày còn thiếu vào lịch.

- Sau ngày 1 là ngày mấy?

- Gọi 1 HS lên bảng điền mẫu.

- Yêu cầu HS tiếp tục điền để hoàn thành tờ lịch tháng 12.

- Đọc từng câu hỏi phần bảng gài cho HS trả lời.

- Sau khi HS trả lời được tuần này thứ sáu ngày 19 tháng 12, tuần sau, thứ sáu là ngày 26 tháng 12.

- Tháng 12 có mấy ngày?

- So sánh số ngày tháng 12 và tháng 11.

- Kết luận: Các tháng trong năm có số ngày không đều nhau. Có tháng có 31 ngày, có tháng có 30 ngày, tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

* Trò chơi: Tô màu theo chỉ định.

- Cho HS tô màu vào ngay tờ lịch tháng 12 trong bài học, theo chỉ định như sau: (GV có thể ghi các chỉ thị ngày lên bảng)

1. Ngày thứ tư đầu tiên trong tháng.

2. Ngày cuối cùng của tháng.

3. Ngày 9 tháng 12.

4. Cách ngày 9 tháng 12 chỉ 1 ngày.

5. Ngày 15 tháng 12.

6. Ngày thứ sáu của tuần thứ ba trong tháng.

7. Ngày thứ ba và ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng. 

- Nhận xét tiết học.

- Giao BT VN 
	- Lịch tháng 12.

- Là ngày mùng 2.

- Điền ngày 2 vào ô trống trong lịch

- Làm bài. Sau đó, 1 HS đọc chữa, các HS khác theo dõi và tự kiểm tra bài.

- Trả lời và chỉ ngày đó trên lịch.

- Thực hành tìm một số ngày của một thứ nào đó trong tháng.

- Tháng 12 có 31 ngày

- Tháng 11 có 30 ngày, tháng 12 có 31 ngày. 

- Thực hiện theo HS của GV.



Môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU


TỪ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?

I.Mục tiêu 

Ở tiết học này, HS:

   1 & 2 KT & KN:

- Bước đầu tìm hiểu từ trái nghĩa với từ cho trước (BT1); biết đặt câu với mỗi từ  trong cặp từ trái nghĩa tìm được theo mẫu Ai thế nào ? ( BT2)
-Nêu đúng tên các con vật được vẽ trong tranh (BT3)

    3. TĐ: 

- HS biết yêu quí và chăm sóc vật nuôi trong nhà.

II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; hợp tác.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG:

· Hỏi và trả lời.

· Trình bày một phút.

      - Biểu đạt sáng tạo. Nêu và nhận xét tranh minh họa
IV. Đồ dùng dạy - học 

-GV : Bảng phụ viết nội dung bài tập 1, mô hình kiểu câu ở bài tập 2 

-HS :Vở bt

V. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.(1p)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ. 

2. Kiểm tra: (5p)

Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết Luyện từ và câu, Tuần 15.

· Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới (30p)

HĐ 1.  Giới thiệu bài: (1p)

· Nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài lên bảng.

Phát triển các hoạt động
HĐ 2. Hướng dẫn làm bài tập. (28p)

Bài 1:

-Yêu cầu HS đọc đề bài, đọc cả mẫu.

-Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh thảo luận và làm bài theo cặp. Gọi 2 HS lên bảng làm bài.

· Yêu cầu cả lớp nhận xét bài bạn trên bảng.

· Kết luận về đáp án, sau đó yêu cầu HS làm vào Vở bài tập.
Bài 2

· Gọi 1 HS đọc yêu cầu và làm bài mẫu.

· Trái nghĩa với ngoan là gì?

· Hãy đặt câu với từ hư.
· Yêu cầu đọc cả 2 câu có tốt - xấu.
- Nêu: Chúng ta có tất cả 6 cặp từ trái nghĩa. Các em hãy chọn một trong các cặp từ này và đặt một câu với mỗi từ trong cặp theo mẫu như chúng ta đã làm với cặp từ tốt - xấu.
· Yêu cầu tự làm bài.

· Nhận xét và đánh giá HS.

HĐ 3. Hướng dẫn thực hành

Bài 3

· Treo tranh minh họa và hỏi: Những con vật này được nuôi ở đâu?

· Bài tập này kiểm tra hiểu biết của các em về vật nuôi trong nhà. Hãy chú ý để đánh dấu cho đúng.

· Yêu cầu HS tự làm bài.

· Thu kết quả làm bài của HS: GV đọc từng số con vật, HS cả lớp đọc đồng thanh tên con vật đó.

· Nhận xét.

4. Củng cố, dặn  dò (3p)

· Dặn dò HS, các em chưa hoàn thành được bài tập ở lớp, về nhà hoàn thành đầy đủ. Chuẩn bị sau.

· Nhận xét tiết học.
	- HS hát tập thể.

- 2 HS thực hiện. Bạn nhận xét.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

· 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo.

· Làm bài: tốt /xấu, ngoan / hư, nhanh / chậm, trắng / đen,  cao / thấp, khoẻ / yếu.

· Nhận xét bài bạn làm đúng/ sai hoặc bổ sung thêm các từ trái nghĩa khác.

· Đọc bài.

· Là hư (bướng bỉnh…)
· Chú mèo rất hư.
· Đọc bài.

· Làm bài vào vở sau đó đọc bài làm trước lớp.

· Ở nhà.

· Làm bài cá nhân.

· Nêu tên con vật theo hiệu lệnh. 2 HS ngồi cạnh đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Lắng nghe và thực hiện.




          
Hát nhạc

KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

I. Mục tiêu:

   1&2. KT&KN :

       - Cho học sinh biết 1 doanh nhân âm nhạc thế giới Nhạc sĩ Mô Da.

       - Tham gia trò chơi “nghe tiếng hát tìm đồ vật”.

   3.TĐ: - GD HS yêu thích âm nhạc và môn học.

II. Chuẩn bị:

      GV:  - Đọc diễn cảm câu chuyện Mô Da – Thần đồng âm nhạc (SGK)


     - Băng nhạc bài hát thiếu nhi + đĩa nhạc của Nhạc sĩ Mô Da.


     - Nghiên cứu trò chơi để hướng dẫn cho học sinh.

      HS:  - Thuộc các bài hát đã học.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:

                   - Kiểm tra sĩ số: 
2. Kiểm tra: 

                  - Gọi 2 học sinh kiểm tra nhắc lại tên bài hát đã học.


        - Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới:

            * Phần mở đầu:


Hôm nay cô sẽ kể cho chúng ta nghe 1 câu chuyện về 1 thần đồng âm nhạc. Sau đó chơi trò chơi.


* Phần hoạt động

	Nội dung


	Hoạt động thầy


	Hoạt động trò


	+ Hoạt động 1:

Mô - da thần đồng âm nhạc.

+ Hoạt động 2: Trò chơi.
	- GV giới thiệu câu chuyện.

- GV đọc chậm diễn cảm câu chuyện Mô - da thần đồng âm nhạc.

- Cho học sinh xem ảnh của nhạc sĩ Mô - da và chỉ vị trí nước Áo trên bản đồ.

? Nhạc sĩ Mô - da là người nước nào?

? Mô - da đã làm gì sau khi đánh rơi bản nhạc xuống sông?

? Khi biết rõ sự thật, ông bố của Mô - da nói gì? Lúc đó Mô - da mấy tuổi?

- GV đọc lại câu chuyện cho học sinh ghi nhớ.

- GV giải thích “Thần đồng” là danh hiệu dành cho những người có tài năng đặc biệt được bộc lộ rất sớm ngay từ khi còn nhỏ.

- GV hướng dẫn học sinh cách chơi.

- Gọi 7 ( 8 em xếp thành hàng. cho 1 em tìm đồ vật theo tiếng hát.

- Hát to là đứng xa đồ vật, hát nhỏ là gần đồ vật
	- HS nghe.

- HS nghe.

- HS quan sát

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nghe ghi nhớ.

- HS nghe.

- HS theo dõi.

- HS làm theo hướng dẫn và hát bài hát múa vui.




                      * Phần kết thúc:

4. Củng cố: 


                             - Lớp nhắc lại nội dung bài học.

                             - HS trả lời.



         - Giáo viên nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:


                              - Ôn lại bài hát Chiến sĩ tí hon.


Ngày soạn. 8/12/ 2014

Ngày giảng: Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2014

Môn: TẬP VIẾT


Chữ hoa  O

I. Mục tiêu: 


  1&2.KT &KN:

 - Viết đúng chữ hoa O ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Ong ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) Ong bay bướm lượn (3 lần). 

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết.

  3. Thái độ: 

- GDHS có ý thức kiên chì, cẩn thận, chính xác trong việc rèn chữ.

II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

- Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; thể hiện sự tự tin.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- GV:  Chữ hoa O. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

-HS: vở ghi, bảng…

III. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)

- Yêu cầu  viết bảng con: N, nghỉ

- Nhận xét - đánh giá.

3. Bài mới: (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: Bài hôm nay các con tập viết chữ hoa O và câu ứng dụng.

HĐ 2. HD viết chữ hoa:

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa O gồm mấy nét? Là những nét nào?

- Con có nhận xét gì về độ cao.

- Viết mẫu chữ hoa O vừa viết vừa nêu cách viết.

- Yêu cầu viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3. HD viết câu ứng dụng.
- Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng.

- Yêu cầu  HS đọc câu ứng dụng.

- Con hiểu gì về nghĩa của câu này?

- Câu văn gợi cho em nghĩ đến cảnh vật thiên nhiên như thế nào?

*GDBVMT: GD ý thức bảo vệ các loài động vật.

    

- Nêu độ cao của các chữ cái?

- Vị trí dấu thanh đặt như thế nào ?

- Khoảng cách các chữ như thế nào ?

- Viết mẫu chữ “Ong” ( Bên chữ mẫu).

* HD viết chữ “Ong” bảng con.

- Yêu cầu  viết bảng con.

- Nhận xét- sửa sai.

HĐ 4. HD viết vở tập viết: 

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu viết, cho HS viết bài.    

   - Theo dõi, hướng dẫn thêm cho một số em viết chậm. 

  => Lưu ý HS cách cầm bút, tư thế ngồi viết.

đ. Chấm chữa bài: 

- Thu 5 - 7 vở chấm bài.

- Nhận xét bài viết.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- HD bài về nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét, điều chỉnh.

- Nhắc lại.

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa O gồm 1 nét cong khép kín.

- Cao 5 đơn vị, rộng 4 đơn vị

- Viết bảng con 2 lần.

- Ong bay bướm lượn.

- 2, 3 HS đọc câu ứng dụng.

- Tả cảnh ong bướm bay lượn tìm hoa, hút nhuỵ…

- HS nêu…

- Chữ cái có độ cao 2,5 li: O, g, b, l

- Chữ cái có độ cao 1 li: n, ư, ơ, a, m. 

- Dấu sắc đặt trên ơ ở chữ bướm, dấu nặng đặt dưới ơ chữ lượn.

- Các chữ cách nhau một con chữ o.

- Quan sát.

- Viết bảng con 2 lần.

- Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: TOÁN


THỰC HÀNH XEM LỊCH


I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:
1.KT: 

- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần lễ.

2.KN: + Làm được các Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2.

II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

- Lắng nghe tích cực; tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

II. Đồ dùng dạy - học:

Tờ lịch tháng 1, tháng 4 như SGK.

III. Các Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.(5p)

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh.

- Nhân xét, nhắc nhở HS.

3. Bài mới: (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: Để củng cố thêm kỹ năng xem lịch và biết xem lịch thì hôm nay cô cùng các em tìm hiểu qua bài: Thực hành xem lịch.

HĐ 2. Thực hành xem lịch.

Bài 1

Trò chơi: Điền ngày còn thiếu.

- GV chuấn bị 4 tờ lịch tháng 1 như SGK.

- Chia lớp thành 4 đội thi đua với nhau.

- Yêu cầu các đội dùng bút màu ghi tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch.

- Sau 7 phút các đội mang lịch của đội mình lên trình bày.

- Đội nào điền đúng, đủ nhất là đội thắng cuộc.

- GV hỏi thêm: Ngày đầu tiên của tháng 1 là thứ mấy?

- Ngày cuối cùng của tháng là thứ mấy, ngày thứ mấy?

- Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

Bài 2.

GV treo tờ lịch tháng 4 như SGK và Yêu cầu HS trả lời từng câu hỏi:

+ Các ngày thứ sáu trong tháng tư là: 2, 9, 16, 23, 30.

+ Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau

là ngày 27 tháng 4.

+ Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

+ Tháng 4 có 30 ngày.

4. Củng cố, dặn dò (3p)

- Về nhà có thể làm các bài tập chưa thực hiện ở lớp. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Các đội cử thư kí ghi nhanh các ngày còn thiếu vào tờ lịch.

- Đại diện mang đính lên bảng lớp.

- HS trả lời: thứ năm.

- HS trả lời: Thứ bảy, ngày 31

- HS trả lời: 31 ngày

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: KỂ CHUYỆN


CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, học sinh:

    1&2. KT & KN:

-Dựa theo tranh, kể lại được đủ ý từng đoạn của câu chuyện.

- HS khá giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (bài tập 2).
    3.TĐ : 

- GD học sinh  biết yêu quí các con vật nuôi trong gia đình.

II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

- Hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng; thảo luận nhóm; giao tiếp; thể hiện sự tự tin.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG:

· Hỏi và trả lời.

· Trình bày một phút.

· Thảo luận - chia sẻ.

· Biểu đạt sáng tạo. Nêu và nhận xét tranh minh họa, bình luận về nhân vật, hành động nhân vật… trong câu chuyện.

IV. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .

V. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)

- Gọi học sinh  kể lại chuyện: Hai anh em

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: (27p)

HĐ 1. Giới thiệu bài mới : 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD Kể chuyện: 

* Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

- Kể trong nhóm.

- Gọi các nhóm kể.

- Nhận xét- đánh giá.

* Kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

-Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của câu chuyện? 
- Về nhà tập kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 học sinh  nối tiếp kể.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

-  Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Quan sát tranh - kể theo nội dung tranh.

 + T1: ở một nhà nọ, có một cô bé thích chơi với các con vật nuôi trong nhà, nhưng tiếc một nỗi, nhà cô bé không nuôi một con vật nào cả, bé đành phải chơi với Cún Bông, con chó của nhà bác hàng xóm. Bé và Cún Bông thường chạy nhảy tung tăng trong vườn.

+ T2: Một hôm mải chơi với Cún Bông, Bé vấp phải một khúc gỗ, bé bị đau và không dậy được. Thấy Bé khóc, Cún lo lắm bèn chạy đi tìm người giúp.

+ T3: Vết thương của bé khá nặng nên phải bó bột. Bé nằm bất động trên giường. Hàng ngày, bè bạn đến thăm, kể chuyện, mang quà cho bé. Nhưng khi các bạn về bé lại thấy buồn. Thấy vậy mẹ lo lắng hỏi:

   - Con muốn mẹ giúp gì nào?

   - Con nhớ Cún con mẹ ạ !

+ T4: Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cún sang nhà Bé. Bé và Cún quấn quýt bên nhau. Cún mang cho Bé bút chì, búp bê. Bé rất thích, Cún cũng vui lây, vẫy đuôi rối rít.

+ T5: Ngày tháo bột đã đến, bác sĩ rất hài lòng vì vết thương của Bé đã lành hẳn. Nhìn Bé vuốt ve Cún, bác sĩ hiểu chính Cún đã giúp Bé mau lành.

- Các nhóm thi kể.

- Nhận xét, điều chỉnh.

-  HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện ( BT2 ).

*Nói lên tình thân giữa một bạn nhỏ với con chó nhà hàng xóm.




 

Ngày soạn. 8/12/ 2014

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2014

Môn: CHÍNH TẢ (Nghe -viết)

TRÂU ƠI !

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:

   1& 2. KT & KN:

- Nghe- viết chính xác bài CT, trình bày đúng bài ca dao thuộc thể thơ lục bát.

· Làm được BT2 ; BT(3) a / b.

  3.TĐ: 

- GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

·  Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; hợp tác.

III. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn bài thơ , nội dung  bài tập 2,3.

IV. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2, Kiểm tra: (5p)

- Đọc các từ cho HS viết: quấn quýt,                  bị thương, mau lành.                                             
- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: (30P)

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS viết chính tả.

* Đọc đoạn viết.

- Bài ca dao là lời nói của ai. 

- Bài ca dao cho thấy tình cảm của người nông dân đối với con trâu như thế nào ?

- Bài ca dao có mấy dòng thơ, chữ ở mỗi dòng như thế nào?

* HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết từ khó: trâu ơi,            cấy cày, nông gia, ngọn cỏ.           

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Gợi ý HS nêu cách trình bày, quy tắc viết hoa…

- Nhắc nhở về tư thế ngồi viết, …

- Yêu cầu viết bài: Đọc chậm từng cụm từ, câu ngắn.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm

* Chấm, chữa bài:

-Thu 7- 8  bài - Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.

- 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.          

- Nhận xét, đánh giá cùng GV.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Lời nói của người nông dân với con trâu như nói với người bạn thân thiết.

- Người nông dân rất yêu quý con trâu, trò truyện, tâm tình như một người bạn.

- Bài ca dao có 6 dòng thơ, dòng 6 chữ dòng 8 chữ.

 - Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe- 1 học sinh đọc lại.

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe viết bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Tìm và ghi vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao, au:

 Cháo - cháu; háo - háu; lao - lau; nhao- nhau; sáo - sáu; phao - phau; rao - rau; báo - báu; cáo - cáu…

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .

 - Nhận xét, bổ sung..

* Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào chỗ trống:

 a,   tr   - ch

 cây tre, che nắng,  buổi trưa, chưa ăn, ông trời, chăng dây, con trâu, châu báu, nước trong, chong chóng.

 b,   thanh hỏi   - thanh ngã

              mở cửa                     thịt mỡ

              ngả mũ                     ngã ba

              nghỉ ngơi                  suy nghĩ

              vẩy cá                       vẫy tay

 - Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: TẬP LÀM VĂN


KHEN NGỢI, KỂ NGẮN VỀ CON VẬT,

LẬP THỜI KHÓA BIỂU

I. Mục tiêu:

    1&2.KT &KN:

-  Dựa vào câu và mẫu cho trước, nói được câu tỏ ý khen ( BT1) .

-  Kể được một vài câu về một con vật nuôi quen thuộc trong nhà (BT2) biết lập thời gian biểu (nói hoặc viết ) một buổi tối trong ngày (BT3).

    3.TĐ: - GD HS có ý thức BV các loài động vật.

 II.CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI.

     -  Kiểm soát cảm xúc; quản lý thời gian; lắng nghe tích cực.

 III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG: 

      - Đặt câu hỏi.

      -  Bài tập tình huống.

      - Trình bày ý kiến cá nhân .

IV. Đồ dùng dạy - học.

1.Giáo viên: 3-4 tờ giấy khổ to. 

2.Học sinh: Sách Tiếng việt, vở.

V. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.(1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra(5p)

-Gọi 3 em đọc bài viết về anh chị em ruột của em.

-Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài.

Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. Làm bài tập.

Bài 1 : Bài yêu cầu gì ?

- GV tổ chức cho HS trả lời theo cặp.

ad

-Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: Em nêu yêu cầu của bài ?

- GV nhắc nhở: Các em chỉ nói những điều đơn giản từ 3-5 câu.

- HDHS xem tranh minh họa.

- GV nhận xét. Kết luận người kể hay.

Bài 3 :  Yêu cầu gì ?

- GV nhắc nhở: Lập thời gian biểu đúng với thực tế.

- GV theo dõi uốn nắn.

-Nhận xét, chọn bài viết hay nhất. 

3.Củng cố, dặn dò. (3p)

- Nhắc lại một số việc khi viết câu kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết.

- Xem lại bài. Chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.
	-3 em đọc bài viết.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài. 

- Đặt một câu với dựa vào câu mẫu  để tỏ ý khen.

- HS làm nháp

- Nhiều em phát biểu :

a, Chú Cường rất khoẻ.

Chú Cường mới khỏe làm sao !

- Chú Cường khoẻ quá !

b, Lớp mình hôm nay rất sạch.

- Lớp mình hôm nay sạch làm sao!

- Lớp mình hôm nay sạch quá !

c,Bạn Nam học rất giỏi.

- Bạn Nam học mới giỏi làm sao !

- Bạn Nam học giỏi thật !

- Bạn nhận xét, cả lớp làm vở.

-Kể về vật nuôi trong nhà mà em thích.

-Quan sát.

-HS nối tiếp nhau kể tên con vật em chọn. 

-Nhà em nuôi một con mèo nó rất ngoan và xinh. Bộ lông nó màu trắng, mắt nó tròn, xanh biếc. Nó bắt chuột rất tài. Khi em ngủ nó thường đến sát bên em, em cảm thấy rất dễ chịu.

Nhận xét, bổ sung.

-Viết một thời gian biểu buổi tối của em.

-Đọc thầm thời gian biểu buổi tối của Phương Thảo.

-1-2 em làm mẫu, dán lên bảng lớp. 

-Cả lớp làm vở.

+ Từ 18 giờ 30 pht - 19 giờ 30 pht xem ti vi.

+ Từ 19 giờ 30 pht - 21 giờ học bi v lm bi.

+ Từ 21 giờ - 21 giờ 15 pht lm vệ sinh c nhn.

+ Từ 21 giờ 15 pht - 21 giờ 30 pht nghe nhạc.

+ 21 giờ 30 phút đi ngủ.

- Lắng nghe và ghi nhớ.

-Hoàn thành bài viết.



Môn: TOÁN


LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:

 1.KT:

- Biết các đơn vị đo thời gian: ngày, giờ; ngày, tháng.

- Biết xem lịch.

   2,KN: + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2.

   3. Thái độ:  -Biết yêu quý và tiết kiệm thời gian.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Mô hình đồng hồ có thể quay kim.

- Tờ lịch tháng 5 như SGK (hoặc lịch tháng khác, nếu sử dụng lịch khác GV cần thay đổi nội dung câu hỏi cho phù hợp).

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Chuyển tiết.

2.Kiểm tra .(5p)

- Kiểm tra vở bài tập về nhà của HS.

- Nhận xét, nhắc nhở HS. 

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài. (1p)

  - Hôm nay cô cùng các em học bài: Luyện tập chung.

HĐ 2. Luyện tập( 28p)

Bài 1:

- Đọc lần lượt từng câu hỏi cho HS trả lời.

- Em tưới cây lúc mấy giờ?

- Đồng hồ nào chỉ 5 giờ chiều?

- Tại sao?

- Em đang học ở trường lúc mấy giờ?

- Đồng hồ nào chỉ 8 giờ sáng?

- Khi đồng hồ chỉ 8 giờ sáng thì kim đông hồ ngắn ở đâu, kim dài ở đâu?

- Cả nhà em ăn cơm lúc mấy giờ?

- 6 giờ chiều còn gọi là mấy giờ?

- Đồng hồ nào chỉ 18 giờ?

- Em đi ngủ lúc mấy giờ?

- 21 giờ còn gọi là mấy giờ?

- Đồng hồ nào chỉ 9 giờ tối?

Bài 2.

Trò chơi “Sao xẹt”:

Giáo viên làm khởi động cho học sinh chơi: Đưa ra mặt đồng hồ, quay đến 8 giờ và hỏi: Lúc 8 giờ sáng em đang làm gì? Và gọi một học sinh trả lời. Học sinh này trả lời xong thì được lên quay kim đồng hồ đến một thời điểm (tuỳ ý) rồi hỏi một bạn khác: “Lúc …… giờ bạn đang làm gì?” Cuộc chơi kéo dài đến khi bạn nào cũng được thực hiện quay kim đồng hồ và hỏi bạn.

- Quay mặt đồng hồ đến 8 giờ và hỏi: Lúc 8 giờ sáng bạn đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 2 giờ và hỏi: Lúc 2 giờ chiều bạn đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 9 giờ và hỏi: Lúc 9 giờ tối bạn đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 20 giờ và hỏi: Lúc 20 giờ bạn đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 21 giờ và hỏi: Lúc 21 giờ bạn đang làm gì?

- Quay đồng hồ đến 12 giờ đêm và hỏi: Lúc 12 giờ đêm bạn đang làm gì?

- GV sửa sai câu - từ cho học sinh.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- Về nhà có thể làm thêm các bài tập chươa làm ở lớp. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học. 
	- Hợp tác cùng giáo viên.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nhắc lại tiêu đề bài.

- Lúc 5 giờ chiều

- Đồng hồ D.

- Vì 5 giờ chiều là 17 giờ

- Lúc 8 giờ sáng

- Đồng hồ A.

- Kim ngắn chỉ đến số 8, kim dài chỉ đến số 12.

- Lúc 6 giờ chiều

- Là 18 giờ

- Đồng hồ C.

- Lúc 21 giờ

- Còn gọi là 9 giờ tối

- Đông hồ B

- Cùng tham gia trò chơi.

- HS quan sát và nêu đáp án.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.
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I.Mục tiêu

     * Giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh.

· Giúp học sinh thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần để có hướng phấn đấu trong những tuần học tới.

· Giúp học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập để học sinh có cố gắng hơn trong học tập.

     Nội dung và hình thức:

· Nội dung:

· Đánh giá hoạt động của tuần 16
· Triển khai kế hoạch tuần  17.

       *  Hình thức:

· Triển khai, đánh giá, thảo luận.

II.Hoạt động trong tuần

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Thời gian

	* Nhận xét hoạt động tuần 16:

- í kiến của giáo viên:

    - GV nhận xét chung về kết quả học tập cũng như các hoạt động khác của lớp trong tuần.

· Ưu điểm:

- Đạo đức: Đa số các bạn ngoan ngoãn chấp hành tốt nội quy trường lớp đề ra.

* Nề nếp: - Ra vào lớp đúng giờ

* Chuyên cần:

 -  Không có bạn nào đi học muộn .      - Không có ai nghỉ học.
   * Vệ sinh:
- Các em đi học vệ sinh cá nhân, mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ

  * Học tập:

       + Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em có nề nếp học tập tốt, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- Các em có ý thức học tập tốt thi dua , hăng hái phát biểu xây dựng bài .Tuyên dương em: ……………………………………...

  + Tổ có hS đi học đầy đủ , học bài và làm BT , giúp bạn học chưa tiến bộ. như em: .............................................

+  Nhược điểm:

 - Còn một số như em: …………

…………………………………

- Viết chậm và chưa đẹp: như em: …………………………………….. Sai nhiều lỗi chính tả:  ……………

* Nhắc nhở em:……………………, về nhà luyện đọc, rèn viết, làm toán.

* Các hoạt động khác:

 + Thể dục và xếp hàng ra vào lớp: Nghiêm túc. 


	- Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua.

HS thảo luận :

    - Tổ trưởng các tổ điều khiển các bạn của tổ mình.

      + Các bạn trong tổ nêu những ưu nhược điểm của mình, của bạn trong tổ.

      + Tổ phó ghi chép ý kiến các bạn vừa nêu.

  + Tổ trưởng tổng hợp ý kiến.

      + Cho các bạn tự nhận loại trong tuần.

- Lớp phó, các tổ trưởng bổ sung ý kiến.

- Ý kiến đóng góp của các thành viên trong lớp.


	10p

5p

15p

5p




III. Kế hoạch tuần 17: (5p)  

    * Nề nếp:
        - Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

        - Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.

    * Học tập:

         - Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm tốt chào mừng các ngày lễ lớn.

         - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 17
        - Tích cực tự ôn tập kiến thức, chú ý công tác bồi dưỡng HS tiến bộ, và kèm Hs chưa tiến bộ.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

   *Đạo đức: - Lễ phép với thầy cô, bạn bè và mọi người.

    * Vệ sinh:

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

    * Các hoạt động khác:

           - Thi đua học tập tốt chào mừng ngàyTLQĐ ND VN 22 – 12 

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Nhắc nhở hs ủng hộ quần áo nhân dân huyện đảo nghèo cuả tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. ATGT.


..............................., ngày ..../12/ 2014

                                                                                 TMT

                                    Vũ Thị Thu


TUẦN 17
Ngày soạn. 11/ 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2014.

TẬP  ĐỌC

TÌM NGỌC

I/ MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: 

-Biết ngắt, nghỉhơi sau các dấu chấm câu, biết đọc với giọng kể chậm rãi.

-Hiếu ND: Câu chuyện của những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa , thông minh, thực sự là bạn của con người.

2. Kỹ năng: -Đọc đúng, nuốt, ngoạm, rắn nước, long vướng, đánh tráo.

-Đọc đúng các từ: bỏ tiền, thả rắn, toan rỉa thịt, rắn nước, Long Vương, nuốt, 

3. Thái độ: - Yêu quý các con vật.

       *GD Quyền trẻ em: Quyền được yêu quí các con vật( chó, mèo)
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ SGK. Bphdlđ – thb.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ: (5P)
-GV nhận xét.

HĐ2: Dạy  Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng 

2-Luyện đọc.

*GV đọc mẫu .

*H/d luỵên đọc kết hợp giải nghĩa từ:

a) GV hướng dẫn đọc từng câu.

-GV hướng dẫn đọc từ khó . bỏ tiền, thả rắn, toan rỉa thịt, rắn nước, Long Vương, nuốt, 

-GV nhận xét  sửa sai.

b)GV hướng dẫn đọc từng đoạn.

-GV nhận xét.

c) Đọc đoạn trong nhóm.

d)Cho các nhóm thi đọc.

-Nhận xét.
	-3 HS đọc thuộc lòng  bài. “ Thời gian biểu”.

-3 HS nhắc lại tên bài.

-HS theo dõi.

-HS đọc từng câu nối tiếp.

-HS đọc ( CN,ĐT)

-HS đọc đoạn trước lớp.

-HS đọc đoạn trong nhóm.

-HS thi đọc giữa các nhóm 



	3-Hướng dẫn tìm hiểu bài .

Câu 1: Gặp bọn trẻ định giết con rắn chàng trai đã làm gì ?.

-Con rắn có gì kỳ lạ ?

-Gọi HS nhắc lại.

Câu 2: Con rắn tặng chàng trai vật gì 

-Ai đánh tráo viên ngọc?.

Câu 3: Thái độ của chàng trai ra sao?.

-Chó, mèo, đã làm gì để lấy lại được viên ngọc.?.

Câu 4: Chuyện  gì đã xảy ra khi chó ngậm ngọc mang về?.

-Khi bị cá đớp mất ngọc , chó, mèo đã làm gì ?.

-Khi lấy được ngọc lại, con nào sẽ mang ngọc về ?

-Chúng có mang được ngọc về không? Vì sao?.

-Mèo nghĩ ra kế gì ?.

-Tìm những từ ngữ khen ngợi chó và mèo.

4- Luyện đọc lại.

-Nhận xét.

5-Củng cố, dặn dò.

-Nhận xét tiết học

-Nhắc HS yêu quý các con vật.
	-Bỏ tiền ra mua rắn rồi thả rắn đi .

-Nó là con của long vương .

-Một viên ngọc qúi.

-Người thợ kim hoàn.

-rất buồn.

-HS trả lời .

-Chó làm rơi ngọc và bị con cá lớn nuốt mất.

-HS trả lời.

-Con mèo.

-Không, vì bị một con qụa đớp lấy rồi bay mất.

-Giả vờ chết để lừa qụa.

-Thông minh, tình nghĩa .

HS thi đọc laị bài.



                                                    TOÁN 
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (T1)

I/ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:  -Giúp học sinh 

-Thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.

-Thực hiện phép cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100.

-Biết giải bài toán về nhiều hơn. 

2. Kỹ năng: -Làm đúng các Bt, giải được bài toán có lời văn.

3.Thái độ:    - Rèn cho HS tính cẩn thận,chính xác trong tính toán.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Dạy Bài mới 

1- Giới thiệu bài : giới thiệu nội dung tiết học

-Ghi tên bài lên bảng .

2-Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1 : Tính nhẩm.

-Bài toán yêu cầu làm gì ?

-Nêu lần lượt từng phép tính.

-GV ghi kết qủa đúng lên bảng .

=> Yêu cầu HS nhận xét đặc điểm từng cột tính.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

-Bài toàn yêu cầu ta làm gì 

-Đặt tính theo hàng gì ?

-Bắt đầu tính từ đâu .

-Gọi 3 HS lên bảng làm .

-GV nhận xét sửa sai .

Bài 3 :(Giảm bớt câu b, d)

-GV phát phiếu bài tập .

-GV chữa bài .

Bài 4: Giải bài toán.

-Bài toán cho biết gì ?.

-Bài toán hỏi gì ?.

-Bài toán thuộc dạng gì ?.

-Cho HS làm bài vào vở.

-GV Chữa bài .

Bài 5: 

-Gọi 2 HS lên bảng làm .

-H/d cách làm, gọi 2 HS lên bảng là

-GV nhận xét .

3-Củng cố, dặn dò.
	-HS lắng nghe.

-2 HS nhắc lại tên bài.

-3 hs nhắc lại yêu cầu bài

-Tính nhẩm.

-HS tính nhẩm đọc  kết qủa.

-HS nhận xét.

-2 hs nhắc lại yêu cầu bài

-Yêu cầu đặt tính rồi tính .

-Hàng dọc .

-Bắt đầu tính từ phải sang trái. .

-3 HS lên bảng làm.

-Lớp làm bảng con .

-HS làm vào phiếu bài tập.

-3 hs đọc lại bài toán.

-HS trả lời .

-Số cây lớp 2B trồng được 

-Bài toán về nhiều hơn.

-1 HS lên bảng làm bài 

Bài giải.

-Số cây lớp 2B trồng là :

48 + 12 = 60 cây .

Đáp số = 60 cây .

-3 hs nhắc lại yêu cầu bài

-2 HS lên bảng làm 

72 +         = 72


85 -          = 85





Ngày soạn. 11/ 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2014.

                                                  CHÍNH TẢ (Nghe - viết)

TÌM NGỌC

I/ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

    -Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng bài tóm tắt câu chuyện Tìm ngọc .

   - Làm đúng các bài tập 

2. Kỹ năng: 

      - Viết đúng các từ: Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, thông minh.

      - Làm đúng các bài tập có phân biệt : ui/ uy; et/ec

3.Thái độ:     

     - Có ý thức rèn luyện chữ viết..

II/ DỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng lớp viết BT 2,3.

- Bảng phụ viết  bài chép.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ .

-GV đọc : Trâu, nông nghiệp nông gia, quản công.

-GV nhận xét 

HĐ2:  Bài mới 

1- Giới thiệu bài - Ghi tên bài lên bảng .

2-Hướng dẫn viết chính tả

-GV học bài chính tả.

+Chữ đầu đoạn viết như thế nào?

+Tìm trong bài chính tả những từ các em hay viết sai.

-Cho hs viết từ khó: Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, thông minh.

-GV nhận xét.

-GV đọc chậm từng câu

-GV đọc bài lần 3.

GV chấm 1 số bài và nêu nhận xét.

3-Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2:Điền vào chỗ trống ui hay uy?

-H/d cách làm, cho HS làm vào phiếu BT

-GV nhận xét, ghi từ đúng lên bảng.

Bài 3: Điền vào chỗ trống et hay ec?

-H/d cách làm, cho HS làm vào B/C

-Nhận xét, chữa bài.

  +Lợn kêu eng éc.

  +Hét to

  +Mùi khét.

4 - Củng cố, dặn dò.

-Nhận xét tiết học


	-2 HS lên bảng viết, lớp làm vào bảng con.

-2 HS lên bảng viết .

-2 HS đọc lại .

-Viết hoa lùi vào 1 ô.

-Long vương, mưu mẹo.

HS viết vào bảng con .

-HS viết  bài vào vở.

-HS soát lỗi.

-1 HS đọc yêu cầu bài .

-Lớp làm vào phiếu.

-1 số HS nêu kết quả.

-HS đọc lại các từ trên.

-3 HS đọc yêu cầu bài .

HS làm vào B/C




                                            TOÁN
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (T2)

I/ MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: - Giúp học sinh .

-Thuộc bảng cộng , trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.

-Thực hiện phép cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100.

-Biết giải toán về ít hơn.

2.Kỹ năng: -Làm đúng các BT

3.Thái độ:   -Rèn cho HS tính cẩn thận trong tính toán.

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	1.Dạy  Bài mới 

1- Giới thiệu bài : Nêu nội dung tiết học -Ghi tên bài lên bảng .

2-Hướng dẫn HS làm BT.

Bài 1:Tính nhẩm:

-GV  nêu lần lượt từng phép tính.

-GV ghi kết qủa đúng lên bảng.

-Cho HS nhận xét đặc điểm từng cột tính.

Bài 2 : Đặt tính rồi tính.

-H/d cách làm, cho HS làm vào B/C

-GV nhận xét, chữa bài .

Bài 3: (giảm bớt câu b, d.)

-GV hướng dẫn.

-GV chữa bài.

Bài 4: Giải bài toán.

- GV hướng dẫn .

- Cho HS làm bài vào vở.

· GV chữa bài, nhận xét .

Bài 5: GV hướng dẫn.

-Nhận xét.

3-Củng cố, dặn dò.

-Nhận xét tiết học

-Nhắc HS ôn tập.
	2 HS nhắc lại tên bài.

-3 hs nhắc lại yêu cầu bài

- HS nêu nhanh kết quả

-HS nhận xét.lấy tổng trừ đi số hạng này được số hạng kia.

-3 hs nhắc lại yêu cầu bài

-4 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng con.

-3 hs nhắc lại yêu cầu bài

-2 hs lên bảng làm bài.

-2 hs nhắc lại bài toán.

-HS làm vào vở .

-1 HS lên bảng làm bài 

Bài giải:

Thùng bé đựng là :

60 – 22 = 38 lít .

Đáp số : 38 lít .

-HS trả lời.
	- 3 hs yếu đọc lại các phép tính.

Cho HS nêu cách đặt tín và tính.

Giúp HS yếu làm bài.

- 2 hs yếu nhắc lại





Ngày soạn. 12/ 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2014.

                                                            TẬP ĐỌC
GÀ “tỉ tê”VỚI GÀ

I/ MỤC TIÊU:

         1.Kiến thức: 
-Biết ngắt , nghỉ hơi đúng, sau các dấu câu .

- Hiểu ND: Loài gà cũng có tình cảm với nhau: Che chở , bảo vệ, yêu thương nhau như con người.

         2. Kỹ năng: - Đọc đúng các từ khó.  Rèn kỹ năng đọc thành tiếng .

   3. Thái độ : -Yêu thích môn Tiếng Việt, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Tranh minh họa bài đọc.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ .

-GV nhận xét 

HĐ2:  Bài mới 

1- Giới thiệu bài - Ghi tên bài lên bảng .

2-Luyện đọc .

*GV đọc mẫu.

* H/dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

a)GV hướng dẫn đọc từng câu.

-GV hướng dẫn đọc từ khó: tỉ tê, tính hiệu, xôn xao, hớn hở...

-GV nhận xét sửa sai .

b)GV hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp.

-GV giải nghĩa từ .

-GV nhận xét.

c) Đọc từng đoạn trong nhóm.

d) Cho các nhóm thi đọc. 

-Nhận xét.

3-Hướng dẫn tìm hiểu bài.

Câu 1: Gà con biết trò chuyện với gà mẹ từ khi nào ?.

-Khi đó gà mẹ và gà con nói chuyện với nhau bằng cách nào ?.

Câu 2: Gà mẹ kêu như thế nào thì gà con biết không có gì nguy hiểm?.

+Gà mẹ báo cho gà con có mồi ngon lắm như thế nào ?.

+Cách gà mẹ báo cho gà con biết “ Tai họa như thế nào”?.

4 - Luyện đọc lại .

· GV nhận xét.

5 - Củng cố, dặn dò.(3p)

-Nhận xét tiết học .

-Nhắc HS đọc lại bài.


	-3 HS đọc bài: Tìm ngọc.

-2 HS nhắc lại tên bài.

-HS lắng nghe.

-HS nối tiếp đọc từng câu.

-HS đọc (CN –TĐ)

-HS nối tiếp đọc từng đoạn.

-HS đọc đoạn trong nhóm.

-Thi đọc đoạn giữa các nhóm.

-Khi chúng còn nằm trong trứng.

-Gà mẹ gõ mỏ lên vỏ trứng gà con phát tín hiệu đáp lời mẹ.

-Gà mẹ kêu đều đều.

“Cúc...., cúc....., cúc”.

-Gà mẹ vừa bới vừa kêu 

“Cúc...., cúc....., cúc”.

-Gà mẹ xù lông, miệng kêu 

“Roóc,roóc”.

-2 HS đọc lại bài 
	- 2 hs yếu nhắc lại

-Tăng thời gian luyện đọc

-Tăng thời gian luyện đọc



TOÁN
ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (T 3)

I/ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: - Giúp HS củng cố về.

-Thuộc bảng cộng, trừ trong phammj vi 20 để tính nhẩm.

-Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

-Biết giải toán về ít hơn, tìm số bị trừ, số trừ, số hạnh của một tổng.

2. Kỹ năng: -Làm được các BT.

3.Thái độ:   -Rèn cho HS tính cẩn thận trong tính toán.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ (5p)

- GV chấm một số vở bài tập về nhà.

- GV nhận xét.

HĐ2: Dạy Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng.

2-Hướng dẫn làm BT.

Bài 1: Tính nhẩm (Giảm bớt cột 4)

-Nêu lần lượt từng phép tính.

-GV đọc và ghi kết qủa đúng.

Bài 2: Đặt tính rồi tính. (Giảm bớt cột 3)

-H/d cách làm, gọi 1 số HS lên bảng làm bài.

-Khi chữa bài GV yêu cầu 3 HS vừa làm nêu rõ cách tính và thực hiện phép tính.

-GV nhận xét.

Bài 3: Tìm x

+Bài tập yêu cầu làm gì?

+Cho HS nêu lại cách tìm số hạng chưa biết và cách tímố trừ.

-GV hướng dẫn làm bài, cho HS làm vào B/C

-GV nhận xét, chữa bài.

Bài 4: Giải bài toán.

-GV hướng dẫn giúp HS tóm tăt bài toán.

-GV nhận xét, chữa bài.

Bài giải.

Em cân nặng là :

50 – 16 = 34kg.

                   Đáp số : 34ki-lô-gam.

Bài 5: GV hướng dẫn.

- GV nhận xét .

3.Củng cố, dặn dò .( 3p)

- Dặn dò HS ghi nhớ nội dung bài học và luyện tập kỹ cách xem giờ đúng trên đồng hồ.

- Giao BTVN 

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét giờ học.

	-2 HS mang VBT lên bàn GV

-2 HS nhắc lại tên bài .

-3 hs nhắc lại yêu câu bài

-HS tính nhẩm đọc kết qủa.

-3 hs nhắc lại yêu câu bài

-3 HS lên bảng làm bài.

-3 HS lần lượt trả lời.

-3 hs nhắc lại yêu cầu bài

-Tìm x.

-HS làm vào bảng con.

-1 số HS lên bảng làm bài.

x + 16 = 20            x - 28 = 14

         x = 20 – 16       x = 14 + 28

         x = 4                  x = 42

-2 hs đọc lại bài toán.

1 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

-3 hs nhắc lại yêu câu bài

-HS tự làm bài 





LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI . AI THẾ NÀO?

I/ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: 

       - Nêu được các từ ngữ chỉ loài vật vẽ trong tranh (BT1), bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói được câu hình ảnh so sánh ( BT2,3 ) .

2. Kỹ năng:    -Tìm được các từ chỉ đặc đỉêm, thể hiện được ý so sánh.

3. Thái độ:     - Yêu quý Tiếng Việt.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Tranh minh họa.Thẻ viết 4 từ chỉ điểm.

-Bảng phụ viết bài tập 2,3.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	1.HĐ1. Kiểm tra bài cũ: (5P)

- GV nhận xét.

HĐ2.  Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng .

2-Hướng dẫn làm bài tập .

Bài 1: Chọn cho mỗi con vật dưới đây 1 từ chỉ đúng đặc điểm của nó. 

-GV treo tranh.

-GV nhận xét. : Trâu khỏe.

                           Rùa chậm.

                           Chó trung thành.

                           Thỏ nhanh

Bài 2:Thêm hình ảnh so sánh vào sau mồi từ.

-GV treo mẫu hướng dẫn làm bài .

-CHo HS làm bài vào vở.

-GV nhận xét, ghi lên bảng các cụm từ so sánh.

+Đẹp như tranh
+Cao như cái sào
+Chậm như rùa.
Bài 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

--H/d, cho HS làm vào vở BT

-Nhận xét chốt lại.

3-Củng cố, dặn dò.(3P)

-Nhận xét tiét học

-Nhắc HS thực hành cách nói có sử dụng từ so sánh.
	-1 HS làm lại bài tập 1.

-2 HS làm lại bài tập 2.

(Tuần 16)

-2 HS nhắc lại tên bài .

-2 HS đọc yêu cầu bài.

-HS quan sát tranh và trao đổi theo cặp và trả lời.

-2 HS đọc yêu cầu bài.

-HS theo dõi.

-HS làm vào vở bài tập.

-HS đọc bài của mình.

-2 HS đọc lại 

2 HS đọc yêu cầu bài.

HS làm bài vào vở.
	- 2 hs yếu nhắc lại

Giúp HS hiểu nghĩa 

- 2 hs yếu nhắc lại

Giúp HS hiểu nghĩa 




     
Hát nhạc

TẬP BIỂU DIỄN HAI BÀI HÁT ĐÃ HỌC

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT

 - CỘC CÁCH TÙNG CHENG

TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
I. Mục tiêu:

1.KT: - Thuộc các bài hát đã học.

2.KN: - Biều diễn và hát tốt hai bài hát: Chúc mừng sinh nhất, cộc cách tùng cheng.

 - Động viên học sinh tích cực tham gia trò chơi âm nhạc.

3.TĐ: - Giáo dục các em lòng yêu thích âm nhạc.

II. Chuẩn bị:

- GV: 
- Hát chuẩn xác bài hát.


- Đĩa nhạc.


- Chuẩn bị trò chơi.

- HS: 
- Sách tập hát lớp 2.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:


2. Kiểm tra: 
Gọi 1 đến 5 em  học sinh hát bài hát đã học.



Giáo viên nhận xét đánh giá.

3. Bài mới:


* Phần mở đầu:


Hôm nay chúng ta sẽ học bài hát mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên nói về bà còngđi chọ được 2 bạn tôm, tép giúp đỡ, sau đó chúng ta sẽ chơi trò chơi âm nhạc.

· Phần hoạt động
	Nội dung


	Hoạt động thầy


	Hoạt động trò


	+Hoạt động 1:

Biểu diễn hai bài hát

+Hoạt động 2: Trò chơi.
	* Biểu diễn bài hát: Chúc mừng sinh nhật.

- GV cho học sinh nghe lại giai điệu bài hát.

? Tên bài hát là gì?

? Tác giả là ai?

- Hướng dẫn học sinh ôn.

- Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm.

- Cho các em vận động phụ hoạ.

- GV nhận xét.

* Biểu diễn bài hát: Cộc cách tùng cheng.

- Cho học sinh nghe bài hát.

? Các em đã được học bài hát nào có tên nhạc cụ gõ?

? Tác giả là ai?

- GV hướng dẫn ôn hát cho các em đệm theo tiết tấu lời ca.

- Chia học sinh thành từng nhóm ứng với các nhạc cụ.

- Cho học sinh biểu diễn trước lớp.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

- GV hát giai điệu hát bằng nguyên âm.

- GV đàn.

- Gọi học sinh lên bảng hát kết hợp vận động theo nhạc.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS nghe

- HS trả lời

- HS thực hiện theo HD

- HS thực hành

- HS chú ý sửa sai

- HS nghe

- HS trả lời

- HS thực hành

- HS nghe.

- HS chơi trò chơi.

- HS đoán bài hát.

- Lớp hát cả bài.

- HS thực hiện.



* Phần kết thúc:

4. Củng cố: 


- Lớp hát lại bài hát.


- Giáo viên nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:


- Học thuộc lời ca bài hát.


Ngày soạn. 15/ 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2014

TẬP VIẾT
 CHỮ HOA: Ô, Ơ 

I/ MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: -HS biết viết chữ cái hoa Ô, Ơ cỡ vừa và nhỏ.

 

 -Biết viết câu ứng dụng  đúng, đẹp.

2. Kỹ năng:  -Viết đúng và đẹp, nối chữ đúng quy định.

3. Thái độ:   -Có ý thức rèn luyện chữ viết.

II/ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

-Mẫu chữ -Mẫu  cụm từ ứng dụng.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	HĐ1:  Kiểm tra bài cũ .

-GV nhận xét 

HĐ2:  Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng .

2- H/d  viết chữ hoa.

-GV treo mẫu chữ Ô,  lên bảng và hỏi:

+Chữ Ô, hoa gồm mấy nét.

+Cao mấy li.

-GV nêu qui trình viết chữ Ô,
-GV vừa nêu qui trình vừa viết.

-Cho HS viết vào B/C

-GV nhận xét, sửa sai.

*GV treo mẫu chữ  Ơ
-Chữ Ơ hoa gồm mấy nét

-Cao mấy li.

-Chữ Ơ hoa có gì khác so với chữ Ơ hoa

-GV nêu qui trình viết chữ  Ơ

-GV vừa nêu qui trình vừa viết.

-Cho HS viết vào B/C

-GV nhận xét, sửa sai.

3-H/d HS viết cụm từ ứng dụng.

*GV giới thiệu cụm từ ứng dụng.

-GV giải ghĩa cụm từ ứng dụng: Câu này muốn nói có tình nghĩa sâu nặng với nhau.

*H/d HS quan sát và nhận xét độ cao các con chữ.

-H/d HS viết chữ Ôn vào B/C

-Nhận xét.
4- H/d HS viết vào vở TV

-GV hướng dẫn cách viết vào vở.

-GV theo dõi, nhắc nhở.

-GV chấm bài.

-GV nhận xét .

5-Củng cố, dặn dò.

-Nhận xét tiết học .
	-2 HS lên bảng viết O

-1 HS nhắc lại cụm từ ứng dụng

-2 HS nhắc lại tên bài .

-HS quan sát và nhận xét độ cao.

-1 nét cong khép kín.

-5 li.

-HS lắng nghe.

-HS viết vào bảng con .

-HS quan sát và nhận xét độ cao.

-1 nét cong khép kín.

-5 li.

-HS trả lời.

-HS lắng nghe.

-HS viết vào bảng con .

-1 HS đọc 

- HS quan sát nhận xét độ cao các con chữ.

-HS viết vào B/C

-HS viết vào vở .


	HS nêu lại.

-Tăng thời gian luyện viết

-Tăng thời gian luyện viết

Giúp HS yếu hoàn thành bài


TOÁN
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I/ MỤC TIÊU :

     1 Kiến thức: - Giúp học sinh .

-Nhận dạng được và gọi đúng tên, hình tứ giác, hình chữ nhật.

-Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài  cho trước .

-Biết vẽ hình theo mẫu.


2.Kỹ năng:  -Nhận dạng đúng và xác định được 3 điểm thẳng hàng.

3.Thái độ:   -Rèn cho HS tính cẩn thận trong khi vẽ hình.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

     -Mô hình, hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác,hình chữ nhật.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1:  Kiểm tra bài cũ .

-GV kiểm tra vở bài tập của HS.

-GV nhận xét 

HĐ2:  Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng .

2-Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1: Mỗi hình dưới đây là hình gì?

-GV cho HS quan sát các hình vẽ như SGK và yêu cầu HS nêu tên gọi các hình.

-GV nhận xét.

        a)Hình tam giác, 

        b)H.tứ giác.

        c)H. tứ giác, 

        d)H.Vuông, 

       c)HCN.

       g)H. vuông đặc biệt.

Bài 2:Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm.

-H/d, cho HS làm vào vở nháp.

-GV nhận xét, chữa bài

Bài 3: Nêu tên 3 điểm thẳng hàng.

-Cho HS quan sát kĩ các điểm và dùng thước để kiểm tra.

+A, B, E thẳng hàng.

+D, E, C thẳng hàng.

+D, B, I thẳng hàng.

Bài 4: Vẽ hình theo mẫu. 

 GV hướng dẫn,cho HS vẽ vào vở.

-GV chấm, chữa bài .

3-Củng cố,dặn dò.

-Nhận xét tiết học

-Nhắc HS ôn tập.
	HS mang vở lên.

-2 HS nhắc lại tên bài .

-3 hs nhắc lại yêu câu bài

-HS quan sát trả lời .

1 số HS nhắc lại.

-3 HS đọc yêu cầu .

-1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.

-3 HS đọc yêu cầu .

-HS quan sát và tả lời

-HS làm vào vở.







                                                            KỂ CHUYỆN

TÌM NGỌC
I/ MỤC TIÊU :
    1. Kiến thức& 2. Kỹ năng:   Rèn kỹ năng nói.
  -Dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện.

            -Kể được câu chuyện.



                       - Chăm chú theo dõi bạn kể và biết nhận xét lời bạn kể .
              3. Thái độ:   -Thích học môn Kể chuyện, Yêu quý các con vật.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Tranh minh hoạ SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ .

- GV nhận xét .

HĐ2. Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng 

2- Hướng dẫn kể chuyện.

a) Kể lại từng đoạn câu chuyện.

-GV treo tranh lên bảng. Yêu cầu HS quan sát tranh nói lại nội dung mỗi tranh để nhớ lại nội dung câu chuyện và kể lại câu chuyện .

-H/d HS kể từng đoận câu chuyện theo tranh.

-Cho HS tập kể trong nhóm.

Gọi  đại diện các nhóm thi kể.

-GV nhận xét .

b) Kể lại toàn bộ câu chuyện.

--Cho HS tập kể trong nhóm.

-Gọi các nhóm thi kể

-Sau mỗi lần kể GV yêu cầu HS khác nhận xét về: Nội dung, cách diễn đạt.

-GV nhận xét .

3-Củng cố, dặn dò.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà kể lại cho người thân nghe.
	-2 HS nối tiếp kể câu chuyện "Con chó nhà hàng xóm".

-2 HS nhắc lại tên bài .

-HS đọc lại yêu cầu.

-HS quan sát tranh và nói..

-HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

-HS tập kể trong nhóm .

-Đại diện các nhóm thi kể .

-HS đọc lại yêu cầu.

-HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm.

-Đại diện các nhóm thi kể .

-1 số HS nhận xét lời kể của bạn .


	GV kể mẫu trước.

Tập hs yếu kể



Ngày soạn. 16/ 12/ 2014

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014

CHÍNH TẢ (Tập chép)
Gà “Tỉ tê” với gà
I/ MỤC TIÊU :

  1.Kiến thức: 

      - HS biết chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn văn trong bài,có nhiều dấu câu


     -Làm được BT2 hoặc BT3

  2. Kỹ năng:

     -Viết đúng các từ : thong thả, miệng, nguy hiểm, trình bày đúng bài chính tả.

 3. Thái độ:   - Có ý thức rèn luyện chữ viết.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Bảng phụ chép đoạn chính tả,Vở bài tập.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ

-GV đọc: Thủy chung, ngọc qúy, ngậm ngùi, an ủi.

-GV nhận xét.

HĐ2.  Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng .

2-Hướng dẫn chép chính tả.

-GV treo bài chép và đọc bài 

+Đoạn văn nói điều gì ?.

+Trong đoạn chép câu nào là lời của gà mẹ nói với gà con ?.

+Cần dùng dấu câu nào để ghi lời gà mẹ?.

- GV đọc từ khó thong thả, miệng, nguy hiểm .

-GV sửa sai.

- Đọc lại 1 lần.

- GV hướng dẫn chép bài vào vở.

- Đọc lại lần 3 cho HS soát lỗi.

· GV chấm bài, nhận xét.

3-H/d làm các bài tập.

Bài 2:Điền vào chỗ trông au hay au?

- GV hướng dẫn, phát phiếu bài tập.

- GV nhận xét.

Bài 3: :Điền vào chỗ trống r/d/gi?

-H/d, cho HS làm vào B/C

- GV nhận xét, sửa sai .

Bánh rán, con dán, dán giấy, dành dụm, tranh dành.

4 -Củng cố, dặn dò.

-Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng viết ,lớp viết vào bảng con.

-2 HS nhặc lại tên bài .

-2 HS đọc lại.

-Gà mẹ báo cho các con biết “Không có nguy hiểm”. “ Lại đây mau các con, mời ngon lắm”.

-“Cúc...... Cúc.... Cúc”.

-Dấu 2 chấm và dấu ngoặc kép.

-HS viết vào bảng con .

-HS chép bài .

-HS trao đổi chéo bài cho nhau để soát lỗi.

-1 HS đọc yêu cầu bài.

-HS làm vào phiếu .

-1 số HS đọc bài làm.

-HS làm từng từ vào bảng con.


	Giúp HS yếu viết.

-Tăng thời gian luyện viết

Giúp HS hiểu nghĩa các từ trên.



TẬP LÀM VĂN
NGẠC NHIÊN THÍCH THÚ. LẬP THỜI GIAN BIỂU

     I/MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: 

        -Biết nói lời thẻ hiện sự ngạc nhiên, thích thú phù hợp với tình huấn giao tiếp.

       -Dựa vào mẫu chuyện, lập được thời gian biểu đã học.

2. Kỹ năng:  

      -Thể hiện sự ngạc nhiên thích thú phù hợp, lập được TGB

3.Thái độ:  GDBVMT: - GD HS có ý thức BV các loài động vật

       *GD Quyền trẻ em: Quyền được tham gia(lập thời gian biểt.
    II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Tranh minh họa BT1-Vở bài tập .

    III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ.(5p)

-GV nhận xét.

HĐ2. Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng .

2-Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:

-GV hỏi : Cậu con trai thể hiện thái độ gì?

-Nhận xét.

Bài 2: Nêu yêu cầu.

-H/d cách làm, nhắc HS nói với thái độ ngạc nhiên, thích thú.

-GV nhận xét .

+Ôi! Con ốc biển đẹp quá. Con cảm ơn mẹ.

+Sao con ốc đẹp thế. Con cảm ơn bố ạ.

Câu 3: Viết thời gian biểu.

-H/d, cho HS làm vào vở BT

-GV nhận xét.

3-Củng cố, dặn dò.

-Nhận xét tiết học

-Nhắc HS thực hnàh nói lời cảm ơn, thích thú.
	-1 HS làm bài tập 2.

-1 HS lập TGB buổi tối.

-2 HS nhắc lại tên bài.

-1 HS đọc yêu cầu của bài 

-Thể hiện thái độ ngạc nhiên, thích thú khi thấy món qùa mẹ tặng.

-3 HS đọc lại lời cậu con trai.

-1 HS đọc yêu cầu bài.

-Lớp suy nghĩ và trả lời .

1 HS đọc yêu cầu ( Cả chuyện).

-Lớp làm bài vào vở.

-1 số HS đọc TGB.


	cho HS thực hành đóng vai.

cho HS thực hành đóng vai.

-



TOÁN
ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG

    I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Giúp học sinh củng cố về.

-Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân.

-Biết xem lich đẻ xác định ngày trong tháng nào đó để xác định một ngày nào đó là ngày thứ mấy trong tuần.

-Biết xem đồng hồ kim phút chỉ 12.



2. Kỹ năng: -Thực hành xem đực lịch, cân..

3. Thái độ:  -Biết yêu quý và tiết kiệm thời gian.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

   - Cân đồng hồ-Tờ lịch-Đồng hồ để bàn.

   III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ đặc biệt

	HĐ1. Kiểm tra bài cũ:

· GV chấm 1 số VBT ở nhà.

HĐ2. Bài mới 

1- Giới thiệu bài -Ghi tên bài lên bảng.

2-Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1: 

GV yêu cầu HS quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

+Con vịt cân nặng mấy kg?.

+Gói đường cân nặng mấy kg?.

+Lan cân nặng mấy kg?.

Bài 2: Xem tờ lịch rồi cho biết: (Giảm bớt câu c)

GV treo tờ lịch lên bảng yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi (SGK).

-GV nhận xét.

Bài 3: Xem tờ lịc bài 2 rồi cho biết.

+Ngày 1 tháng 10 là  ngày thứ mấy?

+Ngày 10 tháng 10 là  ngày thứ mấy?

+Ngày 20 tháng 11 là  ngày thứ mấy?

+Ngày 30 tháng 11 là  ngày thứ mấy?

Bài 4: Yêu cầu HS quan sát đồng hồ.

-GV nhận xét.

+Các bạn chào cờ lúc mấy giờ? +Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ?

3-Củng cố,dặn dò.

-Nhận xét tiết học 

-Nhắc HS về ôn tập.
	-2 HS nhắc lại tên bài .

-3 hs nhắc lại yêu câu bài

-HS quan sát tranh.

-3 kg.

-5 kg.

-30 kg.

-3 hs nhắc lại yêu câu bài

-HS quan sát và trả lời

-HS làm miệng.

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ sáu

Chủ nhật.

HS quan sát đồng hồvà trả lời.

Lúc 7 giờ sáng

Lúc 9 giờ.
	HS yếu

-TCTV chú ý hs yếu

HS yếu

Giúp HS trả lời.



- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

    * Các hoạt động khác:

           - Thi đua học tập tốt chào mừng ngàyTLQĐ ND VN 22 – 12 

- Nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Nhắc nhở hs ủng hộ quần áo nhân dân huyện đảo nghèo cuả tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. ATGT.


                                                        Đã kiểm tra, ngày ..../12/ 2014

                                                                      TMT

                                                                     Vũ Thị Thu


TUẦN 18
Ngày soạn: 15/12/2014

Ngày giảng: Thứ hai  ngày 22 tháng 12 năm 2014

TẬP ĐỌC

ÔN TẬP CUỐI  HỌC KÌ I ( TIẾT 1 )

I. Mục tiêu: 

  1. Kiến thức:
· Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học.

  2. Kĩ năng:
· Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu( BT2); biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học( BT3)
· HS khá ,giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ( tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút).
  3. Thái độ:

     -Yêu thích môn học.

* GDQ&BPTE :

    - GD Quyền trẻ em: 

  - Quyền được tham gia.

  - Quyền có cha mẹ, được cha me tặng quà.
II. Đồ dùng dạy học:
      -Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc .
III. Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định lớp. (1p)

2.Kiểm tra bài cũ. (5p)

3.Bài mới ( 30)

a,. Giới thiệu bài, ghi đề
b.Kiểm tra tập đọc:  4 em

   - Hs  lên bốc thăm, chuẩn bị.

   -Yêu cầu Hs  thể hiện theo thăm.

   - GV nhân xét, ghi điểm. Cho điểm trực tiếp 

Chú ý : - Đọc đúng tiếng , đúng từ : 3 điểm 

      - Nghắt nghỉ hơi đúng chỗ , giọng đọc đúng yêu cầu cho 1,5  điểm . Đạt tốc độ đọc 45 tiếng / phút  cho 1,5  điểm . 

c.Tìm từ chỉ sự vật trong câu đã cho :
     - Gọi một em đọc yêu cầu 

     - Yêu cầu gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong câu văn đã cho  (Nhóm 2) .

     -Gv nhận xét, sữa chữa.

d. Viết bản tự thuật theo mẫu .
      - Yêu cầu làm bài cá nhân vào vở .

      - Gọi một số  em đọc bài tự thuật của mình  .

      - Chữa bài nhận xét.

      - Nhận xét tuyên dương những em làm tốt .

g. Đọc thêm bài tập đọc tuần 10  ( Thương ông )
* Nội dung bài thơ nói lên điều gì ?

4. Củng cố  dặn dò :  (3p)

       -Giáo viên nhận xét đánh giá .

      - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới
	       -Hs lên bốc thăm ,chuẩn bị 2 phút 

     - Đọc và trả lời nội dung bài theo YC.

     -Hs  khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc 

 - Đọc yêu cầu và đọc câu văn 

     - Đại diện các nhóm trình bày.N khác nhận xét, bổ sung.

    -Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa , ruộng đồng , làng xóm , núi non .

  - Một em đọc yêu cầu .

     - Làm  bài vào vở  .

     - Đọc chữa bài .

     - Nhận xét , bổ sung bài bạn .
      -Lớp đọc thầm bài. 2-5 Hs  đọc

      -Khen ngợi bé Việt.....biết thương ông...

       - Về nhà học bài xem trước bài ôn tâp TT . -


 

TẬP ĐỌC
ÔN TẬP CUỐI  HỌC KÌ I ( TIẾT 2 )

I. Mục tiêu :  

  1. Kiến thức:    

     - Biết đặt câu tự giới thiệu với người khác(BT2).

     - Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành 5 câu và viết lại cho đúng CT (BT3).

  2. Kĩ năng: 
- Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn đã đọc
  3.Thái độ:

    - Tích cực học, tự giác học.

II. Đồ dùng dạy học:
       -Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc 
III. Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 1.Ổn định lớp. (1p)

2.Kiểm tra bài cũ.(5p)

3.Bài mới( 30p)

 Phần giới thiệu

      Hôm nay  ta tiếp tục ôn tập các bài tập đọc  đã học .Ôn tự giới thiệu và dấu chấm .

a. Kiểm tra đọc:  4 em           
     - Yêu cầu học sinh  lên bốc thăm bài đọc 

     - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài.

      -Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .

      - Cho điểm trực tiếp từng em .

b.Ôn đặt câu tự giới thiệu:
      -Hs  đọc yêu cầu – lớp đọc thầm.

      -YC 1 Hs giỏi làm mẫu tự giới thiệu về mình trong tình huống 1

     -YC Hs  thảo luận N2. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhâïn xét.

     - Mời một số em nói lời giới thiệu .

     - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .

c. Ôn luyện về dấu chấm .
      - Gọi học sinh  đọc yêu cầu đề .

       - Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó chép lại cho đúng chính tả .

       - Chấm bài, nhận xét, sữa bài.

       - Nhận xét tuyên dương Hs  làm tốt .

4. Củng cố  dặn dò  :  (3p)
     -Giáo viên nhận xét đánh giá .

     - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
	       -Vài em nhắc lại tựa bài

     -Lần lượt H lên bốc thăm bài,chuẩn bị 

     - Đọc và trả lời nội dung bài theo yc

     -HS  khác lắng nghe và nhận xét .

      -3 Hs  đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

     - Cháu chào bác ạ ! Thưa bác , cháu là Hương , học cùng lớp với Hằng. Thưa bác , bạn Hằng có ở nhà không ạ .

      - Thảo luận tìm cách nói .

     - Chào bác ạ ! Cháu là Bin con bố Long bên cạnh nhà bác . Bác làm ơn cho cháu mượn cái kìm  ạ .

      - Một em đọc yêu cầu .

      - Lớp làm bài cá nhân vào vở .

       - 1 em lên bảng làm bài .

Đầu năm học mới , Huệ nhận được quà của bố . Đó là một chiếc cặp rất xinh . Cặp có quai đeo . Hôm khai giảng , ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp môùi.Hụê thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.

 - Về nhà học bài xem trước bài ôn tập TT .     



TOÁN
 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I. Mục tiêu:  

    1. Kiến thức và kĩ năng:

       - Biết tự giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn , ít hơn một số đơn vị.

        - Bài 1.

        - Bài 2.

        - Bài 3

        - Bài 4( dành hs khá, giỏi)

  3.Thái độ:

       -Rèn tính cẩn thận , chinh xác.

II.   Đồ dùng dạy học:    - SGK, thửụực

III. Các hoạt động dạy học: 


	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	. 1.Ổn định lớp.(1p)

 2. Bài cũ: Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào?          

 3.Bài mới: (3P)
Bài 1: 2 em đọc yêu cầu đề bài .
     - Bài toán cho biết những gì ?

    - Bài toán hỏi gì ?

    - Muốn biết cả hai buổi bán được bao nhiêu lít dầu ta làm như thế nào ?   
    -Yêu cầu lớp tóm tắt và giải vào vở nháp .

    - Mời một em lên bảng làm bài  .

    - Nhận xét bài làm học sinh  .

Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 

     - Yêu cầu học sinh  tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải .

     - Yêu cầu 1 em lên bảng  làm bài .

     - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở nháp .

     - Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng .

     - Nhận xét , chữa bài .

Bài 3: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 

     - Yêu cầu học sinh  tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải .

     - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

     - GV chấm, chữa bài.
 Bài 4. (dành hs khá, giỏi)
     - Gv tổ chức học sinh  thi đua điền số nhanh và đúng vào ô trống .

    - 2 đội chơi, mỗi đội 4em

    - Nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng


3. Củng cố - Dặn dò(3p)

     -Nhận xét đánh giá tiết học 

     -Dặn  về nhà học và làm bài tập  
	    -Hs  trả lời- Hs  khác nhận xét

     - 2 em đọc , lớp đọc thầm theo 

     - Buổi sáng bán 48 l dầu , buổi chiều bán được 37 l dầu  .

     - Hỏi cả 2buổi bán được bao nhiêu lít dầu  

     - Ta thực hiện phép tính cộng 48 + 37 

 Giải :   Cả 2 buổi cửa hàng bán được là:

                           48 + 37 = 85 ( l) 

                                   Ñ/S : 85 l

     - Đọc yêu cầu đề bài .

                      32 kg

Bình             

                                                 6kg

 An                                              

                      ? kg

 Giải :   An cân nặng là :

               32 - 6 = 26 ( kg)  

                   Ñ/S : 26 kg

      -Hs thực hiện vào vở.

 Giải :   Số bông hoa Liên hái được là :

               24 + 16 = 40  ( bông )  

                      Đ/S : 40 bông 

      - Lớp chia thành hai nhóm thi đua .

     - Nhận xét bài bạn .

     - Về học bài và làm các bài tập còn lại .


Ngày soạn: 15/12/2014

Ngày giảng: Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2014

CHÍNH TẢ

      OÂN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( tiết 3 ).           .
I/ Mục tiêu : 

  1. Kiến thức và kĩ năng:     

    - Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn đã đọc
- Nhận biết được từ chỉ hoạt động và dấu câu đã học(BT2).
  3.Thái độ:

- Biết cách nói lời an ủi và cách hỏi để người khác tự giới thiệu về mình(BT4).
II   Đồ dùng dạy học:

    -Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . 

    - Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn bài tập 2   . 
III/ Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 1.Ổn định lớp(1p)

 2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới       

 a) Phần giới thiệu :

      Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học .Ôn từ chỉ hoạt động .  

  b) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng :           
     - Yêu cầu học sinh  lên bốc thăm bài đọc 

     - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài .

     -Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .

      - Cho điểm trực tiếp từng em .

*Ôn tập từ chỉ hoạt động 
      - Treo bảng phụ ghi sẵn đoạn văn chép sẵn  

      -Yêu cầu lớp gạch chân dưới 8 từ chỉ hoạt động  có trong đoạn văn   .

      - Gọi 2 em đọc lên các từ vừa tìm được .

     - Nhận xét ghi điểm   .

* Ôn tập các dấu chấm câu : 

     - Yêu cầu học sinh  đọc bài và đọc cả các dấu câu 

     -Trong bài có những dấu câu nào ?

    - Dấu phẩy viết ở đâu trong câu ?

     -Các câu khác tiến hành tương tự .

*Ôn luyện về cách nói lời an ủi và lời tự giới thiệu: 

     - Gọi một em đọc tình huống .

      -Nếu em là chú công an em sẽ hỏi thêm những điều gì để đưa em nhỏ về nhà ?

      - Lần lượt yêu cầu học sinh thực hiện theo từng cặp .

     - Lắng nghe nhận xét từng em .

4) Củng cố  dặn dò  : (3p) 
     -Giáo viên nhận xét đánh giá .

     - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .

 
	    -Vài em nhắc lại tựa bài

    -Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 

     - Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .

     - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu .

     -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .

     - Hai đến 3 em đọc lại đoạn văn cần chép đã được ghi sẵn trên bảng phụ 

     - Lớp thực hiện  vào vở .

      - Một em lên bảng làm bài .

     - Nằm , lim dim , kêu , chạy , vươn mình , dang , vỗ , gáy .
      - Nhận xét bài bạn .

     - Một em đọc bài .

    - Có dấu phẩy , dấu chấm , dấu 2 chấm , dấu ngoặc kép , dấu chấm cảm , dấu ba chấm .

     - Dấu phẩy viết ở giữa câu .Dấu chấm  viết ở cuối câu .Dấu hai chấm  viết ở trước lời nói của ai đó  .Dấu ngoặc kép đặt ở đầu và cuối câu nói  Dấu 3 chấm  viết ở giữa các tiếng gà gáy .

      - Hai em đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .

       - HS1: - Cháu đừng khóc nữa , chú sẽ đưa cháu về với mẹ .

         - HS2 : - Thật hả chú ?

         - HS1: - Ừ , đúng thế nhưng trước hết cháu phải cho chú biết tên là gì ? và mẹ cháu tên là gì ? Nhà ở đâu ? Nhà cháu có số điện thoại không ?

       - HS2 : - Cháu tên là Nam , mẹ cháu tên Phương  Nhà cháu ở số 8 ngõ chợ Bà Tô . Điện thoại 875. 130  

- Về nhà học bài xem trước bài mới 
 



TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG

I/ Mục tiêu 

  1. Kiến thức và kĩ năng:     

· Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

· Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

· Biết tìm số hạng , số bị trừ.

· Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.

Bài 1(1, 2, 3).Bài 2 (cột 1, 2).Bài 3 (a, b).Bài 4; HS K,G làm thêm.BT1(cột 4),  
3.Thái độ:

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:
      GV, HS :- SGK, thöôùc

 III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy


	Hoạt động học



	 1.ổn định lớp(1p)

2. Kiểm tra:

- Kiểm tra VBT HS

3.Bài mới:  (30p)

a) Giới thiệu bài:   

     -Hôm nay chúng ta sẽ củng cố về phép cộng , phép trừ trong phạm vi 100 . Và làm các dạng toán đã học .

b/ Luyện tập :
-Bài 1: - Gọi một em đọc yêu cầu đề bài .

     - Yêu cầu nhẩm và nêu kết quả nhẩm .

     -Yêu cầu lớp làm vào vở các phép tính còn lại .

     - Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả .

     - Nhận xét bài làm học sinh  .

Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 

     - Bài toán yêu cầu ta làm gì ?

     - Khi đặt tính em cần chú ý điều gì ?

     - Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu ?

     - Yêu cầu 3 em lên bảng  thi đua làm bài .

     - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

     - Gọi 3 em khác nhận xét bài bạn trên bảng .

     - Yêu cầu nêu cách thực hiện các phép tính : 

90 - 42 ; 53 + 47 .

     - Nhận xét từng em .

 Bài 3. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
     -Bài toán yêu cầu làm gì ? 

    - Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào ? 

 - Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm sao ?  - Muốn tìm số bị trừ ta làm như thế nào ? 

     - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

    - Nhận xét ghi điểm từng em .

Bài 4. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
    - Bài toán cho biết gì ?

     - Bài toán hỏi gì ?

    -Bài toán có dạng gì  ?
    - Mời 1 em lên bảng làm bài .

     - Yêu cầu lớp làm vào vở .

      - Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng .

     - Nhận xét bài làm học sinh  .

4) Củng cố - Dặn dò:
     *Nhận xét đánh giá tiết học 

     -Dặn  về nhà học và làm bài tập  .
	    * Lớp theo dõi giới thiệu bài

       -Vài em  nhắc lại tựa bài.

     - Một em đọc thành tiếng , lớp đọc thầm theo 

     - Tính nhẩm .

     - Tự nhẩm và ghi ngay kết quả vào vở .

      - Nối tiếp nhau mỗi em đọc kết quả 1 phép tính

      - Theo dõi nhận xét bài bạn  .

  - Đọc yêu cầu đề bài .

      - Đặt tính rồi tính .

       - Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị , hàng chục thẳng cột hàng chục.

      - Thực hiện từ phải sang trái .

      - 3 em lên bảng làm mỗi em 2 phép tính .

      - Ở lớp làm bài vào vở .

   28      73           53             90          +19      -35       + 47          - 42           

 47        38         100           48

       - Nhận xét bài bạn trên bảng .

- Đọc yêu cầu đề bài .

       - Tìm x .

       - Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .

       - Lấy số bị trừ trừ đi hiệu .

       - Lấy hiệu cộng với số trừ .

       - 3 em lên bảng làm bài .

 x + 18 = 62    x - 27 = 37     40 - x = 8 

          x = 62 - 18   x = 27 + 37    x = 40 – 8

          x = 44           x = 64             x = 32 

      - Lớp thực hiện vào vở .

      - Em khác nhận xét bài bạn trên bảng 

      - Đọc đề .

      - Con lợn to nặng 92 kg . Con lợn nhỏ ít hơn con lợn to 16 kg  .

      -Con lợn nhỏ nặng bao nhiêu kg ?

       - Dạng toán ít hơn  hơn .

       - 1 em lên bảng làm bài .                          

- Lợn to  :                 92kg      


-Lợn  nhỏ                                  16 kg     


* Giải : 

- Con lợn  nhỏ cân nặng là :

                     92 - 16  = 76 ( kg ) 

                               Ñ/S : 76 kg

     - Nhận xét bài bạn .

     - Đọc yêu cầu đề bài .

    - Về học bài và làm các bài tập còn lại .



Ngày soạn: 15/12/2014

Ngày giảng: Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2014

TẬP ĐỌC
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT 5 )
I. Mục tiêu : 

 1&2. Kiến thức và kĩ năng:     
     - Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn đã đọc
- Tìm được từ chỉ hoạt động theo tranh vẽ và đặt câu với từ đó(BT2).

- Biết nói lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp với tình huống cụ thể(BT3).

3.Thái độ:
Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi sẵn các tên bài học thuộc lòng đã học . Tranh  minh họa BT 2.

III. Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định lớp.(1p)

2.Kiểm tra bài cũ.

3.Bài mới (30p)

1. Kiểm tra  học thuộc lòng .          
     - Yêu cầu học sinh  lên bốc thăm bài đọc 

     - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài.

     -Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .

     - Cho điểm trực tiếp từng em .

2. Ôn từ chỉ hoạt động và đặt câu với từ chỉ HĐ.
      - Treo bức tranh lên bảng và yêu cầu gọi tên các hoạt động  được vẽ trong tranh  .

     - Hãy đặt câu với từ “ tập thể dục” ?

     -Yêu cầu lớp làm vào vở đối với các từ còn lại.

     - Mời một số em đọc bài làm của mình .

      - Mời em khác nhận xét .

      - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .

3.Ôn luyện kĩ năng nói lời mời - Lời đề nghị 
      - Gọi 3 học sinh  đọc 3 tình huống trong bài .

      - Yêu cầu học sinh  nói lời của em trong tình huống 1 .

     - Yêu cầu học sinh  suy nghĩ và viết lời nói của em trong các tình huống còn lại vào vở .

       - Mời một số em đọc bài của mình cho lớp nghe .

      - Nhận xét học sinh  .

4. Củng cố  dặn dò  :  (3p)

     -Giáo viên nhận xét đánh giá .

      - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . 
	 -Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 

       - Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .

      - Đọc và trả lời nội dung bài .

      -Hs  khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc 

      - Quan sát .

      - Trả lời 1. tập thể dục  ; 2. vẽ tranh  ;  

3.học bài ;4. cho gà ăn ; 5 . quét nhà 

      - Chúng em tập thể dục ...

      - Đặt câu với các từ đã nêu trên .

      - Lần lượt từng em đọc bài làm .

      - Nhận xét bình chọn bạn có câu hay 

      - 3 Hs đọc tình huống. Lớp đọc thầm YC.

    - Một vài em phát biều : Chúng em mời cô đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam  của lớp em ạ !

....
 - Lần lượt từng em đọc trước lớp 

  - Nhận xét bài làm của bạn .

- Hai em nhắc lại nội dung bài.

      - Về nhà học bài xem trước bài mới .  - 



TOÁN
  LUYỆN TẬP CHUNG ( TT )
I. Mục tiêu: 

   1. Kiến thức và kĩ năng:     

       -Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

       - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.

       - B iết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.

       - Biết giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

       - Bài 1(cột 1, 3, 4).

       - Bài 2 (cột 1,2).

       - Bài 3(b).

       - Bài 4

       - Bài 5( dành hs khá, giỏi).

  3.Thái độ:

       -Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:  

      GV ,HS :- SGK, thöôùc

III. Các hoạt động dạy học :


	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 1.Ổn định lớp

  2.Bài cũ: 2Hs  lên bảng đặt tính rồi tính: 

53 + 47; 90 – 52.        

  3.Bài mới:  
 Bài 1:  Tính

     - Yêu cầu Hs  làm bảng con.

     -Hs  nêu cách tính và kết quả.

      - Nhận xét bài làm học sinh  .

Bài 2: Tính

      - Yêu cầu lớp tính và nêu miệng

      -GV nhận xét, sữa bài.

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:
     -Hoạt động nhóm 4 làm vào phiếu

     -Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét, nêu kết quả.

     -Gv nhận xét, sửa bài.

 Bài 4.  Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
     - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

      - Nhận xét ghi điểm từng em .

4. Củng cố - Dặn dò:(3p)
      -Nhận xét đánh giá tiết học 

      -Dặn  về nhà học và làm bài tập  . 
	  - 2Hs  lên bảng, lớp bảng con.

     -Hs  cùng Gv nhận xét, sửa bài.

      -Lớp làm bảng con.
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     - Tính từ trái sang phải 

14 – 8 + 9 = 15             15 – 6 + 3 = 12

5 + 7 – 6 = 6                  8 + 8 – 9 = 7

16 – 9 + 8 = 15              11 – 7 + 8 = 12

Số hạng

32

12

25

50

Số hạng 

8

50

25

35

Tổng 

40

62

50

85

Số bị trừ

44

63

64

90

Số trừ 

18

36

30

38

Hiệu 

26

27

34

52

                      Bài giải:

        Số lít dầu can to đựng được là:

                     14 + 8 = 22 (l)

                      Đáp số: 22 l

- Về học bài và làm các bài tập còn lại .



LUYỆN TỪ VÀ CÂU

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I

(Tiết 6)

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức và kĩ năng:     

-Đọc  rõ ràng trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1 ( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút ) hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã học.

- Học sinh khá giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn đoạn thơ (tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút).

 -Nhận biết được từ chỉ hoạt động và dấu câu đã học (BT2)

       -Biết  cách nói lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp với tình huống cụ thể.(BT3).

  3.Thái độ:

       -Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng  phụ viết đoạn văn BT2.

III. Các hoạt dộng dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra:         

- Kiểm tra việc HS chuẩn bị cho tiết học.

-GV nhận xét, đánh giá chung.

3. Bài mới :
HĐ 1.  Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 2. Kiểm tra đọc (khoảng 7-8 em)

-Cho HS bốc thăm chọn bài, đọc bài.

-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.

-Nhận xét ghi điểm.

HĐ 3. Hướng dẫn làm BT 2,3.
Bài tập 2: 

- Gọi HS đọc đề bài tập.

-GV treo tranh, hướng dẫn mẫu.

-GV nhận xét, đánh giá.

Bài tập 3: 

- Nêu yêu cầu: Ghi lại lời mời của em.

- HDHS bài mẫu.

- Yêu cầu HS thực hiện thảo luận nhóm và nêu ý kiến theo từng tình huống.

-GV nhận xét, đánh giá.

4.Củng cố, dặn dò:

-Yêu cầu HS hỏi đáp theo tình huống ở bài tập 4.

- Dặn xem bài ở nhà, chuẩn bị tiết sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.

-Trả lời câu hỏi.

-HS đọc đề bài tập.

- Lắng nghe, HS trao đổi nhóm đôi.

-Đại diện nhóm lên nêu từ chỉ hoạt động trong tranh. Đặt câu với từ vừa tìm được.

-Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS đọc đề bài.

- Lắng nghe và thực hiện.

-HS thảo luận nhóm đôi, nêu kết quả thảo luận.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và thực hiện.


Bài 18

TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC
I. Mục tiêu:


    1&2. KT & KN:

        - Cho học sinh ôn lại và tập biểu diễn các bài hát đã học từ đầu năm qua các tiết học học sinh biết vận dụng để biểu diễn động tác phụ hoạ.

      - Rèn luyện ý thức của học sinh trong giờ học.

      - Giáo dục lòng yêu thích môn học ở học sinh.

II. Chuẩn bị:

    GV: 
- Giáo án + Nhạc cụ (đàn)

     HS: 
- Ôn lại các bài hát đã học.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:
Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra: 


3. Bài mới: Phần mở đầu:

Giờ này chúng ta tiến hành tập biểu diễn các bài hát đã học.

	Nội dung


	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò


	Kiểm tra các bài hát đã học.


	- Giáo viên đàn cho lớp luyện thanh theo mẫu âm a.

- Cho học sinh ôn lại các bài hát đã học 1 đến 2 lần.

- Giáo viên đưa ra hình thức biểu diền bằng bốc thăm.

+ GV làm phiếu từng bài hát và có yêu cầu của từng bài khác nhau.

- GV gọi theo thứ tự sổ điểm 3 em 1 lên bốc thăm.

- GV gọi HS lên trình diễn trước lớp.

- GV nhận xét đánh giá.
	- HS luyện thanh theo đàn.

- Lớp thực hiện.

- HS lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.

- HS trình bày.

- HS nghe.


* Phần kết thúc:

   4. Củng cố: 

      - Giáo viên nhận xét giờ biểu diễn và rút kinh nghiệm cho những giờ học sau.

    5. Dặn dò:

    - Về nhà ôn lại tất cả các bài hát đã học trong học kỳ I.

Ngày soạn: 15/12/2014

Ngày giảng: Thứ năm  ngày 25 tháng 12 năm 2014

TẬP VIẾT

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT 7 )

I. Mục tiêu : 

   1&2. Kiến thức - kĩ năng:

       - Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn đã đọc
        - Tìm được từ chỉ đặc điểmtrong câu (BT2).

   - Viết được một bưu thiếp chúc mừng thầy cô giáo(BT3):      
3.Thái độ:

       -Yêu thích môn học.

II . Đồ dùng dạy học:

    GV:- Phiếu ghi sẵn các tên bài học thuộc lòng đã học .

    HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	  1.Ổn định lớp. (1p)

2.Kiểm tra bài cũ.

3.Bài mới (30p)

a,Giới thiệu bài, ghi đề 
b. kiểm tra đọc .          
    - Yêu cầu học sinh  lên bốc thăm bài đọc 

    - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .

    -Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .

    - Cho điểm trực tiếp từng em .

c.Ôn các từ chỉ đặc điểm của người và vật  .
     - Gọi một em khá đọc  bài tập 2 

    - Sự việc được nói đến trong câu “ Càng về sáng , tiết trời càng lạnh giá là gì ?

    -Càng về sáng tiết trời như thế nào ? 

   - Vậy từ nào là từ chỉ đặc điểm của tiết trời khi về sáng ?

    - Yêu cầu lớp tự làm các câu còn lại .

    - Nối tiếp đọc kết quả bài làm  .

    - Nhận xét cho học sinh .

d.Ôn cách cách viết bưu thiếp .
     -Yêu cầu lớp  tự làm .

     - Mời Hs đọc bài  của mình  trước lớp .

     - Nhận xét ghi điểm  cho học sinh .

g.Viết khoảng 5 câu nói về 1 bạn lớp em.

     -Yêu cầu Hs tự làm bài. Gv theo dõi, giúp đỡ Hs yếu

4. Củng cố  dặn dò  :  (3p)

      -Giáo viên nhận xét đánh giá .

      - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . .  
	  -Vài em nhắc lại tựa bài

    -Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 

     - Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .

    - Đọc và trả lời nội dung bài 

    -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .

    - Đọc đề bài .

    - Là tiết trời .

    - Càng lạnh giá .

   - Lạnh giá .

   - b. sáng trưng , xanh mát .

    - c. siêng năng , cần cù .
    - Lắng nghe bổ sung cho bạn .

    - Lần lượt từng em đọc bài làm .

    -Lớp nhận xét.

   -3 – 5 Hs đọc bài trước lớp.

   -GV và lớp nhận xét, sữa chữa.

- HS viết bài

· Hai em nhắc lại nội dung bài 

· Về nhà học bài xem trước bài mới .



TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG ( TT)
I. Mục tiêu : 

  1&2. Kiến thức và kĩ năng:
    - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
     -Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.

     - Biết giải bài toán về ít hơn  một số đơn vị.

     - Bài 1.

     - Bài 2.
     

     - Bài 5.

     - Bài 4 (dành hs khá ,giỏi).

  3.Thái độ:

     -Rèn tình cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:
     - SGK, thước

III. Các hoạt động dạy học :


	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.ổn định lớp(1p)

2.Bài cũ :  - 3 Hs lên bảng, lớp bảng con: ĐT rồi tính: 37 + 63; 100 – 19; 100 – 8.
     -Gv nhận xét, ghi điểm.          

  3.Bài mới:  
Bài 1:  Đặt tính rồi tính ( bảng con ) 

      - Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng con.

      -Hs nêu cách tính và kết quả.

      -Hs  khác nhận xét bài bạn trên bảng .

     - Nhận xét , sữa chữa.

Bài 2: Tính

     - 2Hs  lên bảng, lớp vở nháp  
     - Gọi Hs  khác nhận xét bài bạn trên bảng .

     - Nhận xét ghi điểm từng em .

 Bài 3. Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
     -Bài toán có dạng gì  ? Vì sao ?
     - Mời 1 em lên bảng làm bài .

    - Yêu cầu lớp làm vào vở .

    - Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng .

     - Nhận xét bài làm học sinh  .

Bài 5.  Yêu cầu học sinh nêu đề bài 

     - Cho lớp xem lịch và yêu cầu trả lời về ngày hiện tại hôm đó là thứ mấy .
     - Gọi em khác nhận xét bạn .

      - Nhận xét bài làm học sinh  .

4. Củng cố - Dặn dò(3p)
      -Nhận xét đánh giá tiết học 

      -Dặn  về nhà học và làm bài tập  . 
	  -3 Hs lên bảng, lớp bảng con.

     -Lớp nhận xét, chữa bài.

     - Đọc yêu cầu đề bài .

     - Hs làm bảng  con
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     -2 Hs  lên bảng, lớp vở nháp

25 + 15 – 30 = 10 ; 51 – 19 + 18 = 50

    - Nhận xét bài bạn trên bảng .

    - Đọc đề .

     - Dạng toán ít hơn . Vì kém hơn là ít hơn 

     - 1 em lên bảng làm bài .                          

            * Giải     Tuổi của bố  là : 

     70 - 32   = 38 ( tuổi )                                Đ/S : 38 tuổi

      - Nhận xét bài bạn .

     - Xem lịch và cho biết : Hôm nay là thứ 5. Ngày 1 tháng  1.

       -Hs  khác nhận xét.

      - Lắng nghe và nhận xét bạn trả lời .

       - Hai em nhắc lại nội dung bài 

       - Về học bài và làm các bài tập còn lại .


KỂ CHUYỆN

 OÂN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (TIẾT 4)
I/ Mục tiêu :  

  1&2. Kiến thức - kĩ năng:    
    - Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn đã đọc
- Biết thực hành sử dụng mục lục sách( BT2).
     - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài CT; tốc độ khoảng 40 chữ/ 15 phút.

  3.Thái độ:

-Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
      GV : -Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . 4 lá cờ .

       HS : SGK

III/ Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.ổn định lớp

 2.Bài mới       

 a) Phần giới thiệu :

Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học .Ôn sử dụng mục lục sách .

      b) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng .          
       - Yêu cầu học sinh  lên bốc thăm bài đọc 

       - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .

       -Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .

       - Cho điểm trực tiếp từng em .

*Ôn sử dụng mục lục sách  .
       - Gọi một em khá đọc  bài tập .

       -Yêu cầu lớp thi tìm mục lục sách  .

       - Chia lớp thành 4 đội phát mỗi đội một lá cờ và cử ra 2 thư kí 

       - Nêu cách chơi : Mỗi lần cô sẽ nêu tên một bài tập đọc nào đó .

       - Yêu cầu các đội tra mục lục bài này .

       - Đội nào tìm ra trước thì phất cờ  xin trả lời  .

       - Nhận xét đánh giá bình chọn nhóm thắng cuộc 

* Viết chính tả .
       -Đọc qua đoạn văn một lượt .

       - Gọi 2 học sinh  đọc lại  .

       - Đoạn văn có mấy chữ ? Những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao ?

       - Cuôí  mỗi câu văn có dấu gì ? 

       - Yêu cầu lớp viết vào bảng con các từ  khó.

       -Đọc bài để học sinh  viết vào vở .

       - Đọc lại bài để lớp soát lỗi  .

   - Nhận xét tuyên dương học sinh làm tốt .

4) Củng cố  dặn dò  :  

       -Giáo viên nhận xét đánh giá .

       - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . 
	     -Vài em nhắc lại tựa bài

       -Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 

       - Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .

       - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu .

       -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .

      -  Lớp chia thành 4 đội .

      - Các đội cử ra thư kí .

       - Khi nghe  giáo viên  nêu tên bài thì các nhóm tra mục lục để tìm đội nào phất cờ trước thì được giành quyền trả lời .

       - Sau  khi  giáo viên  nêu hết tên các bài thì đội nào tìm đúng nhiều hơn đội đó sẽ thắng cuộc .

* Chẳng hạn : - GV hô : - Người mẹ hiền .

           - HS trả lời : -Trang 63 .

     - Bình chọn nhóm về nhất .

 - Hai em đọc lại đoạn văn  .

       - Có 4 câu 

       - Chữ Bắc ( tên riêng ) , Đầu , Ở , Chỉ , là các chữ đầu câu  .

      - Cuối mỗi câu có dấu chấm .

       -đầu , năm , quyết , trở thành , giảng lại , đứng đầu lớp.

      -Thực hành viết bài vào vở .

      - Soát lỗi theo  giáo viên  đọc .

 - Hai em nhắc lại nội dung bài .  Về nhà học bài xem trước bài mới .    

 



Ngày soạn: 15/12/2014

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014

CHÍNH TẢ

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT 6 )

I Mục tiêu:

1&2. Kiến thức - kĩ năng:

     - Đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn đã đọc
     - Dựa vào tranh để kể lại câu chuyện ngắn khoảng 5 câu và đặt được tên của câu chuyện (BT2); viết được tin nhắn theo tình huống cụ thể (BT3).
3.Thái độ:

    _Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II . Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi sẵn các tên bài học thuộc lòng đã học .Tranh minh họa bài tập 2

III. Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 1.Ổn định lớp.(1p)

2.Kiểm tra bài cũ.

3.Bài mới (30p)

a.Giới thiệu bài,ghi đề.

b. Kiểm tra đọc .          
     - Yêu cầu học sinh  lên bốc thăm bài đọc 

     - Gọi HS đọc và trả lời  câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .

      -Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .

     - Cho điểm trực tiếp từng em.

c.Ôn kể chuyện theo tranh và đặt tên cho câu chuyện .
     - Treo tranh 1 và hỏi .

     - Trên đường phố người và xe cộ đi lại thế nào?

     - Ai đang đứng trên lề đường ?

      - Bà cụ định làm gì ? Bà đã làm được việc bà muốn chưa ?Hãy kể lại toàn bộ nội dung tranh 1 .

- Treo tranh 2 .

      - Lúc đó ai xuất hiện ?

     - Theo em cậu bé sẽ làm gì , nói gì với bà cụ . Hãy nói lời của em bé ?

     - Khi đó bà cụ sẽ nói gì ? Hãy nói lại lời của bà cụ ?

- Treo tranh 3 .

        - Hãy kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện .

        -Yêu cầu lớp đặt tên cho câu chuyện  .

        - Mời em khác nhận xét .

        - Nhận xét ghi điểm  cho học sinh .

d.Ôn viết tin nhắn  .
       - Vì sao em phải nhắn tin ?

     - Nội dung tin nhắn cần những gì để bạn có thể đi dự tết trung thu ?

      -Yêu cầu lớp  tự làm .

       -Mời một số em lên đọc tin nhắn  trước lớp .

       - Mời em khác nhận xét .

       - Nhận xét ghi điểm  cho học sinh .

       - Đọc thêm bài tâp đọc: tuần 16, 17

       -Yêu cầu Hs  luyện đọc cá nhân.

4. Củng cố  dặn dò  :  (3p)

      - Giáo viên nhận xét đánh giá .

      - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .  
	    -Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 

     - Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .

     - Đọc và trả lời nội dung bài theo yc.

     -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .

      - Đọc đề bài .

      - Quan sát tranh và trả lời .

      + Trên đường phố người và xe cộ đi lại tấp nập .

     + Có một cụ già đang đứng bên cạnh đường  .

       +  Bà định sang đường nhưng mãi vẫn chưa sang được . Thực hành kể chuyện theo tranh 1.

- Quan sát .

      + Lúc đó một cậu bé xuất hiện. 

      + Cậu bé hỏi : Bà ơi , Cháu có giúp được bà điều gì không ? / Bà ơi , bà đứng đây làm gì ?

       + Bà muốn sang đường nhưng chưa sang được ./ Bà tính đi qua đường nhưng xe cộ qua lại đông quá .

     + Cậu bé dắt tay bà cụ qua đường .                 Thực hành kể lại cả câu chuyện .

     + Bà cụ và cậu bé / Cậu bé ngoan / Giúp đỡ người già cả .   

      - Nhận xét câu trả lời của bạn .

      + Cả nhà bạn đi vắng .

        + Cần ghi rõ  thời gian , địa điểm , tổ chức tổ chức .

       + Làm bài cá nhân .

      + Lần lượt từng em đọc bài làm 

       + Nhận xét bình chọn bạn viết  đúng .

        + Hs  mở SGK tìm bài tập đọc tuần 16, 17.

       -Hs  đọc cá nhân. GV theo dõi Hs đọc

      - Hai em nhắc lại nội dung bài .

- Về nhà học bài xem trước bài mới   



TẬP LÀM VĂN
KIỂM TRA VIẾT CUỐI HỌC KÌ I

(Đề PGD ra)

TOÁN

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1

(Đề BGH ra)


                                         SINH HOẠT TUẦN 18

I. Mục tiêu:

     * Giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh.

· Giúp học sinh thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần để có hướng phấn đấu trong những tuần học tới.

· Giúp học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập để học sinh có cố gắng hơn trong học tập.

       Nội dung và hình thức:

    * Nội dung:

· Đánh giá hoạt động của tuần 18.

· Triển khai kế hoạch tuần 19.

    * Hình thức:

· Triển khai, đánh giá, thảo luận.

II.Hoạt động trong tuần.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Thời gian

	* Nhận xét hoạt động tuần 18:

- ý kiến của giáo viên:

    - GV nhận xét chung về kết quả học tập cũng nh​ các hoạt động khác của lớp trong tuần.

· Ưu điểm:

- Đạo đức: Đa số các bạn ngoan ngoãn chấp hành tốt nội quy trường lớp đề ra.

* Nề nếp: - Ra vào lớp đúng giờ

* Chuyên cần:

 -  Không có bạn nào đi học muộn .      - Không có ai nghỉ học.
   * Vệ sinh:
- Các em đi học vệ sinh cá nhân, mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng.

- Có ý thức giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ

  * Học tập:

       + Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em có nề nếp học tập tốt, học bài làm bài đầy đủ 

- Các em có ý thức học taäp,thi đua học tập tốt, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tuyªn d​ương nh÷ng em cã nhiÒu thµnh tÝch trong tuÇn như em:

………………………………………

  + Tổ có hs trong tổ đi học đầy đủ, học bài và làm bài đầy đủ, giúp đỡ bạn học bài và làm bài, như  em:  ……………..................................
+  Nhược điểm:

 - Còn 1 số em viết, đọc chậm như em: ………………………………….

 Viết chậm và chưa đẹp, sai nhiều lỗi chính tả có em: …………………………….

* Nhắc nhở em:  …………………...về nhà luyện đọc, rèn viết, làm toán.

* Các hoạt động khác:

 + Thể dục xếp hàng ra vào lớp: nghiêm túc.
+ Thực hiện tốt ATGT.
	- Nhận xét hoạt động của lớp trong tuần qua.

HS thảo luận :

    - Tổ tr​ưëng các tổ điều khiển các bạn của tổ mình.

      + Các bạn trong tổ nêu những ​ưu nh​ược điểm của mình, của bạn trong tổ.

      + Tổ phó ghi chép ý kiến các bạn vừa nêu.

      + Tổ trư​ëng tổng hợp ý kiến.

      + Cho các bạn tự nhận loại trong tuần.

- Lớp phó, các tổ trưởng bổ sung ý kiến.

- Ý kiến đóng góp của các thành viên trong lớp.


	10p

5p

15p

5p




III. Kế hoạch tuần 19: (5p)  

 * Nề nếp:
- Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp , xếp hàng đúng quy định.

- Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.

  * Học tập:

- Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm tốt chào mừng ngày 22-12.

- Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 19.

- Tích cực tự ôn tập kiến thức, chú ý công tác bồi dưỡng HS chưa tiến bộ và nâng HS tiến bộ. 

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

  * Vệ sinh:

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

  * Hoạt động khác:

- Nhắc nhở HS tham gia  nuôi heo đất và tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục thực hiện giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp- an toàn.

         + Thực hiện tốt ATGT.                                                                 

           BGH                                                       Đã kiểm tra. Ngày ... tháng 12 năm 2014

                                                             TMT

                                                              Vũ Thị Thu
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